thuyết minh tóm tắt 


1 phần Mở đầu


1.1 Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án

Ngày 9/6/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 72/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phủ Lý (đô thị loại 3) thuộc tỉnh Hà Nam. Thành phố Phủ Lý được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Phủ lý, với diện tích khoảng 3426ha, dân số 121 ngàn người, có 12 đơn vị phường, xã. Thành phố Phủ Lý có lợi thế về đầu mối giao thông, kề liền Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hội đủ điều kiện để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế dịch vụ theo hướng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống, đưa ngành dịch vụ thành ngành kinh tế quan trọng của Phủ Lý. 
Khu Bắc Châu Giang là một khu vực thuộc thành phố Phủ Lý, là nơi có tiềm năng phát triển do vị trí thuận lợi nằm giữa hai tuyến đường quốc gia: đường 1A và đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình và là nơi có điều kiện cảnh quan đẹp do nằm cạnh sông Châu. Hiện tại đây là một trong những địa điểm thu hút nhiều nhà đầu tư phát triển đô thị.

Tại Quyết định số 891/QĐ-UB ngày 13/8/2003 UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2020. Trong đó Khu vực Bắc Sông Châu được xác định là khu dự trữ mở rộng mới của đô thị về phía Bắc, có tính chất sinh thái, với điều kiện hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

Ngày 15/11/2004, tại Quyết định số 1524/QĐ-CT UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Bắc Châu Giang – thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trong đó đã khẳng định: Khu Bắc Châu Giang là khu nhà ở đô thị xây dựng mới, hiện đại với mật độ xây dựng thấp, có hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp với cải tạo chỉnh trạng khu dân cư cũ. 

Việc thị xã Phủ Lý nâng cấp thành thành phố Phủ Lý, và đặc biệt là việc xác định dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng của thành phố Phủ Lý đặt ra yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu bổ sung chức năng cho khu đô thị Bắc Châu Giang. Tại Thông báo số 206/TB-VPUB, ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Nam kết luận tại Hội nghị nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng, phương án, kế hoạch tổ chức việc lập quy hoạch đầu tư xây dựng dự án tại tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam đã có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung chức năng mới cho Khu đô thị Bắc Châu Giang, ngoài chức năng là khu dân cư còn là khu đô thị hành chính và kinh tế của thành phố Phủ Lý và tăng quy mô nghiên cứu từ 650 ha (theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt) lên quy mô khoảng 1000 ha. 
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Bắc Châu Giang, tỉnh Hà Nam là bước triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, là cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang- thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có mục tiêu:

- Cụ thể hoá Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2020; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã được của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh;
- Tạo lập một khu đô thị hành chính và kinh tế - một cực phát triển kinh tế – xã hội mới của thành phố Phủ Lý, đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ  thuật; thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ; phục vụ quá trình chuyển đổi từ xã lên phường trong quá trình đô thị hóa.

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng về vị trí, đất đai và cảnh quan để hướng tới một khu đô thị hiện đại với môi trường đô thị trong lành theo hướng sinh thái, bền vững, thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, có không gian sống và làm việc lý tưởng, có khả năng thu hút được các nguồn tài lực và chất xám và góp phần tạo ra bản sắc của thành phố Phủ Lý – trung tâm chính trị, kinh tế – văn hóa của tỉnh Hà Nam.

1.2 Cơ sở thiết kế quy hoạch
1.2.1 Các cơ sở pháp lý

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP  ngày 5/1/2006 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế Khu đô thị mới;

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UB ngày 13/8/2003 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-CT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Châu Giang – thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

- Căn cứ Thông báo số 206/TB-VPUB, ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Nam kết luận tại Hội nghị nghe nhà đầu tư báo cáo ý tưởng, phương án, kế hoạch tổ chức việc lập quy hoạch đầu tư xây dựng dự án tại tỉnh Hà Nam;

- Căn cứ Công văn số 893/UBND-GTXD ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh mặt bằng quy hoạch Khu Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.
- Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý.

1.2.2  Các nguồn tài liệu, số liệu và các cơ sở bản đồ

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN :01/2008/BXD;
- Bản đồ đo đạc nền tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Hà Nam lập tháng 3/2009;
- Các tài liệu có liên quan của các dự án trong phạm vi khu vực quy hoạch do Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cung cấp;

- Các tài liệu tham khảo khác có liên quan và kết quả điều tra khảo sát thực tế tại hiện trường.
Đặc điểm hiện trạng khu đất quy hoạch 

1.3 Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.3.1 Vị trí, giới hạn khu đất  

Khu đất lập quy hoạch nằm phía Bắc sông Châu, nằm cách Hà Nội khoảng 50 Km về phía Bắc, cách khu công nghiệp Đồng Văn 5 Km, sát với khu công nghiệp Hoàng Đông, cách khu di tích Đọi Sơn 5 Km về phía Đông. 

Khu vực quy hoạch có diện tích khoảng 1010,82 ha, thuộc địa phận phường Quang Trung, xã Lam Hạ thành phố Phủ Lý và các xã Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, huyện Duy Tiên, được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp tuyến đường liên vùng dự kiến.

- Phía Nam giáp sông Châu.

- Phía Đông giáp đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình.

- Phía Tây giáp Quốc Lộ 1A và đường sắt Quốc gia.

Phân bố đất đai theo bảng sau:

	TT
	Địa phận
	Diện tích đất

(ha)
	Tỷ lệ chiếm đất

(%)

	1
	Thành phố Phủ Lý
	728,88
	72,11

	1.1
	Ph­​êng Quang Trung
	95,86
	 

	1.2
	Xã Lam Hạ
	633,02
	 

	2
	Huyện Duy Tiên 
	281,94
	27,89

	2.1
	Xã Tiên Tân
	76,44
	 

	2.2
	Xã Tiên Hiệp 
	168,66
	 

	2.3
	Xã Tiên Hải
	36,84
	 

	
	Tổng cộng 
	1010,82
	100,00


Diện tích đất thuộc địa phận thành phố Phủ Lý 728,88 ha, chiếm tỷ lệ 72,11% quỹ đất và diện tích đất thuộc địa phận huyện Duy Tiên 281,94ha, chiếm tỷ lệ 27,89%.

Vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch xem bản vẽ QH - 01.

1.3.2 Điều kiện địa hình, địa mạo 

Khu đất nghiên cứu nằm ở vùng đồng bằng ven sông, địa hình tương đối bằng phẳng, thấp trũng, có các đặc trưng địa hình như sau: Khu vực  dân cư nằm rải rác trong toàn vùng, trên nền địa hình đã được tôn đắp có cao độ trung bình 3,2-3,7m;  Khu vực  vườn cây nằm lẫn trong khu dân cư  nền cũng đã được tôn đắp cao độ 2,5 -3,2 m; Các khu vực ruộng lúa, ruộng màu có cao độ 1,4-1,7m; Khu vực các ao trũng, đầm lầy có cao độ từ -0,4m đến + 0,8m, bao gồm  hệ thống ao hồ ruộng trũng nối liền nhau, thường xuyên bị ngập nước, còn gọi là hồ Lạc Tràng.

1.3.3 Điều kiện khí hậu, thủy văn, địa chất công trình
Khu vực nghiên cứu cùng chung điều kiện khí hậu điển hình của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Khu vực nghiên cứu nằm sát ở ngã 3 sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu được bao bọc bởi hệ thống đê bảo vệ. Các cửa xả nước ra sông chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Đáy.  Theo số liệu của trạm thủy văn Phủ Lý, quy đổi ra hệ cao độ quốc gia như sau: 

- Mực nước cao nhất HMax
= + 4,46m


- Mực nước trung bình HTb
= + 0,84m


- Mực nước thấp nhất  HMax
= - 0,74m


- Mực nước báo động cấp III      = + 3,84m


- Mực nước phân lũ sông Đáy    = + 5,54m


- Vận tốc dòng chảy lớn nhất thực đo 

VMax
 = 2,81m/s


- Vận tốc trung bình mùa kiệt 


VMax
 = 0,6  m/s


- Lưu lượng trung bình mùa kiệt 

Q = 130 -150 m3/s


- Lưu lượng trung bình nhiều năm

 Q = 450 m3/s


- Lưu lượng lũ lớn nhất thực đo 1971 là 
Q = 2500 m3/s

Địa chất công trình: Qua tài liệu thăm dò khảo sát địa chất ban đầu cho thấy:  Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo mềm bề dày khoảng 1,3m; Lớp đất sét hoặc á sét trạng thái dẻo nhão có bề dày khoảng 1m; Lớp bùn á sét, bề dày > 3m  , chủ yếu ở các khu vực ao hồ đầm lầy là lớp bùn nhão tàn tích thực vật.

Thành phố Phủ Lý nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 8 (theo tài liệu dự báo của Viện Vật lý Địa cầu). 

1.3.4 Cảnh quan thiên nhiên 

Cảnh quan tự nhiên trong khu vực chủ yếu là cảnh quan của khu vực nông nghiệp, nông thôn. Các khu vực làng xóm với kiến trúc cảnh quan đặc trưng của nhà ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, hiện đang dần đô thị hoá. Cảnh quan đáng chú ý nhất là cảnh quan sông, hồ dọc sông Châu.

1.4 Hiện trạng 
1.4.1 Hiện trạng dân cư, lao động
Hiện nay dân cư trong khu vực quy hoạch phân bố trên địa bàn thuộc phường Quang Trung, xã Lam Hạ, xã Tiên Tân, xã Tiên Hiệp với khoảng 4200 hộ dân tương đương với khoảng 17 ngàn người (khoảng 4,2người/hộ). Lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu. Nhu cầu tạo việc làm phi nông nghiệp hiện là nhu cầu cấp thiết của khu vực.

Đặc trưng văn hoá tiêu biểu của khu vực về cơ bản vẫn là văn hoá nông nghiệp đang quá trình chuyển dịch thành nền văn hoá công nghiệp - đô thị. 
1.4.2 Hiện trạng sử dụng đất
1) Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trong khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 579,63ha, chiếm tỷ lệ 57,34% quỹ đất (không kể đất nông nghiệp trong các dự án, đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giao đất), chủ yếu là đất trồng cây hàng năm - đất ruộng lúa hai vụ. Đây là đất của khoảng 2500 lao động nông nghiệp (bình quân khoảng 0,2-0,25ha/lao động)

2) Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp có tổng diện tích 431,19ha, chiếm 42,66 % quỹ đất, bao gồm: 

a) Đất ở trong phạm vi khu vực quy hoạch có diện tích 118,36ha, chiếm tỷ lệ 11,71% khu vực quy hoạch. Đất ở chủ yếu thuộc đất ở làng xóm, với chỉ tiêu diện tích đất ở mỗi hộ trung bình khoảng 250-300m2. 

Tại đây đang có nhiều dự án phát triển các khu dân cư mới. 

b) Đất sử dụng mục đích công cộng có diện tích khoảng 3,46 ha, bao gồm đất xây dựng trường học, nhà trẻ, y tế, đất cây xanh thể dục thể thao. 

c) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp có diện tích khoảng 1,03ha, gồm đất của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Lam Hạ.

d) Đất tôn giáo tín ngưỡng có diện tích khoảng 4,89ha. Tại đây có gần 20 công trình tôn giáo, tín ngưỡng, tập trung chủ yếu tại xã Lam Hạ, trong đó có nhiều công trình di tích lịch sử nổi tiếng như: Đình, Chùa Lương Cổ, chùa Quỳnh Châu, Chùa Quang ấm...
e) Đất nghĩa trang, nghĩa địa tập trung có diện tích 13,03ha, bố trí phân tán theo các phường Quang Trung, xã Lam Hạ, xã Tiên Tân và xã Tiên Hiệp.

f) Đất mặt nước có diện tích 101,06ha, gồm: Diện tích mặt nước sông Châu, phần nằm trong phạm vi quy hoạch, không kể diện tích thuộc dự án CEO: 36,28ha; Diện tích hồ, ao, mương có diện tích 65,46%

g) Đất giao thông có diện tích khoảng 15,45ha.

h) Đất các dự án quy hoạch đô thị có diện tích khoảng 172,67ha, hiện chủ yếu là đất nông nghiệp.

i) Đất phi nông nghiệp khác có diện tích có diện tích 1,24ha, chủ yếu là các quỹ đất xen kẹt giữa mương, ao...   

bảng Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	TT

	Loại đất

	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Ghi chú

	1
	Đất nông nghiệp 
	579,63
	57,34
	 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm  
	579,63
	57,34
	 

	 
	Đất ruộng, rau
	579,63
	 
	

	2
	Đất phi nông nghiệp 
	431,19
	42,66
	 

	2.1
	Đất ở 
	118,36
	11,71
	

	 
	Đất ở ph​ường Quang Trung
	1,60
	 
	 

	 
	Đất ở xã Lam Hạ
	86,79
	 
	 

	 
	Đất ở xã Tiên Tân
	8,17
	 
	 

	 
	Đất ở xã Tiên Hiệp
	17,16
	 
	 

	 
	Đất ở xã Tiên Hải
	4,64
	 
	 

	2.2
	Đất sử dụng mục đích công cộng
	3,46
	0,34
	 

	2.2.1
	Đất giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở
	1,59
	 
	 

	 
	Nhà trẻ (3 công trình)
	0,25
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Tr​ường tiểu học Lam Hạ
	0,58
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Tr​ường trung học cơ sở Lam Hạ
	0,76
	 
	xã Lam Hạ

	2.2.2
	Đất y tế
	0,07
	 
	 

	2.2.3
	Đất cây xanh thể dục thể thao
	0,21
	 
	xã Tiên Tân

	2.3
	Đất XD trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	1,03
	0,10
	 

	 
	UBND xã Lam Hạ
	0,46
	 
	 

	 
	Sở Tài Nguyên và Môi trư​ờng
	0,57
	 
	xã Lam Hạ

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	4,89
	0,48
	 

	 
	Chùa Lư​ơng Cổ
	0,40
	 
	ph­​êng Quang Trung
xã Lam Hạ

	 
	Chùa Lư​ơng Cổ
	0,42
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Đình làng Lư​ơng Cổ
	0,55
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Chùa Hoàng Vân
	0,20
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Đình Làng Hoàng Vân
	0,15
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Chùa Hòa Lạc
	0,32
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Chùa Hòa Lạc
	0,40
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Đình Đình Tràng
	0,17
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Chùa Quang ấm
	0,14
	 
	xã Lam Hạ

	
	Chùa Quang ấm
	0,24
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Đình Quang ấm
	0,38
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Nhà thờ đạo
	0,06
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Đình làng Quỳnh
	0,17
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Miếu
	0,06
	 
	xã Lam Hạ

	 
	Chùa Phú Thứ
	0,67
	 
	xã Tiên Hiệp

	 
	Đình Phú Thứ
	0,17
	 
	xã Tiên Hiệp

	 
	Miếu
	0,05
	 
	xã Tiên Hiệp

	 
	Chùa Đại Cầu
	0,16
	 
	xã Tiên Tân

	 
	Đình Đại Cầu
	0,18
	 
	xã Tiên Tân

	2.5
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	13,03
	1,29
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa ph​ường Quang Trung
	0,57
	 
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Lam Hạ
	9,61
	 
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Tiên Tân
	1,52
	 
	 

	 
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Tiên Hiệp
	1,33
	 
	 

	2.6
	Đất mặt n​ước
	101,06
	10,00
	 

	 
	Sông Châu
	36,28
	 
	 

	 
	Hồ, ao, mư​ơng
	65,46
	 
	 

	2.7
	Đất giao thông  
	15,45
	1,53
	 

	2.8
	Đất các dự án quy hoạch đô thị
	172,67
	17,08
	 

	 
	Dự án Khu đền thờ liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá Hà Nam, xã Lam Hạ
	17,32
	 
	 

	 
	Dự án Khu tái định cư​ phục vụ Dự án đ​ường Lê Công Thanh
	6,00
	 
	 

	 
	Dự án Khu đô thị sinh tháI và dịch vụ th​ương mại xã Lam Hạ
	29,29
	 
	 

	 
	Dự án Xây dựng HT để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
	7,60
	 
	 

	 
	Dự án XD giảng đ​ường và KTX  tr​ường Cao đẳng Phát thanh và truyền hình Hà Nam
	7,66
	 
	 

	 
	Dự án xây dựng bệnh viện Đa Khoa Phủ Lý
	2,95
	 
	 

	 
	Dự án CEO (Khu đô thị và du lịch)
	95,94
	 
	 

	 
	Dự án Trạm dịch vụ dọc đư​ờng cao tốc
	5,91
	 
	 

	2.9
	Đất phi nông nghiệp khác
	1,24
	0,12
	 

	 
	Tổng cộng 
	1010,82
	100,0
	 


1.4.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội 

Hệ thống hạ tầng xã hội trong khu vực hiện chủ yếu là hệ thống hệ thống hạ tẫng xã hội của xã Lam Hạ, Tiên Hiệp. Tại đây có hệ thống trường tiểu học, trung học cơ sở Lam Hạ, UBND xã Lam Hạ. Nói chung hệ thống công trình hạ tầng xã hội còn chưa phát triển. 

1.4.4 Hiện trạng công trình kiến trúc 

1) Hiện trạng kiến trúc nhà ở: Hầu hết nhà ở trong khu vực lập quy hoạch là dạng nhà ở nông thôn với đặc trưng cơ bản là nhà ở thấp tầng (1 đến 2 tầng), công trình nhà ở bố trí giữa lô đất. Tại đây đã bắt đầu xuất hiện nhà ở theo kiểu đô thị, nhiều tầng, xây dựng theo kiểu liền kề, bám dọc theo các trục đường với chức năng ở kết hợp với dịch vụ thương mại. 

2) Hiện trạng kiến trúc công trình hạ tầng xã hội: Các công trình hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là dạng nhà thấp tầng bán kiên cố, do vậy không có ý nghĩa lớn về mặt tổ hợp không gian, bố cục kiến trúc cảnh quan trong khu vực quy hoạch.
3) Hiện trạng kiến trúc công trình di tích lịch sử:  Đình, chùa  trong khu vực lập quy hoạch có vai trò quan trọng trong việc xác lập các không gian sinh hoạt cộng đồng, không gian mở và hệ thống không gian cây xanh trong khu vực. 

1.4.5 Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan 

Môi trường cảnh quan của khu vực có đặc trưng tiêu biểu:

- Môi trường cảnh quan của khu vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm cảnh quan của khu vực làng xóm với các cụm nhà ở nông thôn truyền thống nằm lẫn trong các vườn cây, được điểm xuyến bởi các công trình tôn giáo, tín ngưỡng cổ kính và cảnh quan của khu vực đồng ruộng, vườn rau, mặt nước ao, hồ. 

- Môi trường cảnh quan của khu vực ven sông, với độ dốc địa hình cao từ phía đê, dốc vào phía trong đồng. Khu vực nhà ở thấp hơn với đê sông Châu khoảng 1-1,5m. Vì vậy về tổng thể cảnh quan chung của khu vực là quay lưng ra sông. Cảnh quan ven sông Châu hiện chưa đóng góp tích cực vào môi trường cảnh quan chung.
- Trong khu vực lập quy hoạch có nhiều hồ ao, tạo cho khu vực có đặc trưng cảnh quan riêng, cần thiết phải bảo tồn và tôn tạo các diện tích mặt nước này. 

- Tại đây có một số khu vực nghĩa địa, phân bố theo các cụm dân cư. Về lâu cần phải di dời tới các khu vực nghĩa trang tập trung của thành phố để đảm bảo môi trường cảnh quan chung.
1.4.6 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch hiện chủ yếu là hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thôn xóm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ canh tác nông nghiệp. 
1) Hiện trạng hệ thống giao thông: 

a) Đường giao thông bên kề liền khu vực quy hoạch: 
- Quốc lộ 1A phía Tây khu đất: chạy theo hướng Bắc Nam với chiều dài 3,7km; mặt đường bê tông atphan mặt cắt: 5m+11,5m+2m+11,5m+5m+5m;

- Đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình phía Đông khu đất đang thi công;
- Đường sắt Bắc Nam: chạy song song với đường quốc lộ 1A, thuộc tuyến đường sắt cấp 1, khổ đường đơn 1m;

b) Đường giao thông trong phạm vi khu vực quy hoạch: 
- Đường tỉnh lộ (ĐT 493): Dài 4,09km; mặt đường láng nhựa hiện đã xuống cấp, mặt cắt ngang rộng: 1,5m+ 5,5m+ 1,5m.

- Đường Lê Công Thanh hướng Bắc- Nam song song với quốc lộ 1A đang thi công xây dựng với mặt cắt ngang rộng 27m.

- Đường dân sinh trong khu ở dân cư bằng bê tông hoặc lát gạch và các tuyến giao thông chính nội đồng bằng đất có mặt cắt ngang rộng 3- 5m.

Ngoài ra trong khu vực lập quy hoạch có một số tuyến đường đang thi công xây dựng trong các dự án: Đường trong khu đất xây dựng đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án  trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình...

- Đường sông: Sông Châu Giang hướng Đông - Tây phía Nam khu đất quy hoạch dài 4,9km.
2) Hệ thống thoát nước mưa và kiểm soát lũ lụt: 

- Hệ thống thoát nước mưa phụ thuộc vào hệ thống tưới tiêu nông nghiệp. Khu vực quy hoạch thuộc lưu vực tiêu nước sông Châu. Nước mưa được thu gom vào các tuyến kênh tiêu dẫn ra hồ Lạc Tràng qua trạm bơm Lạc Tràng (công suất 29000m3/h) và một phần qua trạm bơm Bược ( 80000m3/h) ra sông Châu. Tổng chiều dài hệ thống kênh cấp I: 3,42km; hệ thống kênh tiêu cấp II: 6,55km.
- Hệ thống kiểm soát lũ lụt: Đê bao của  sông Châu, cao độ đê có cốt 5,2 - 5,55m; Đê sông Nhuệ là nền Quốc lộ 1A, cao độ đê 5,4 - 7,5m. Khi mực nước sông lớn, toàn bộ nước mưa trong lưu vực được bơm cưỡng bức ra sông.

- Thoát nước mưa tại khu dân cư: Qua hệ thống cống, rãnh dọc theo các tuyến giao thông nội bộ thoát vào hệ thống tiêu nông nghiệp.
3) Hệ thống cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch hiện là tuyến đường dây 35KV Phủ Lý - Đồng Văn, nối với 2 trạm 110KV Đồng Văn và Phủ Lý.  Tại đây có tuyến trung thế 35 KV dài 12,5km và 8 trạm hạ thế 35/0,4KV 

4) Hệ thống cấp nước: Hiện tại Phủ Lý có 2 nhà máy nước (công suất 10000m3/ngàyđêm và 15000m3/ngày đêm), nhưng tại khu vực lập quy hoạch chưa được đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước sạch. Nguồn cấp cho các khu vực dân cư chủ yếu là hệ thống giếng khơi và giếng khoan mạch nông.

5) Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Hệ thống thoát nước thải thoát chung với nước mưa. Xử lý rác thải tại chỗ.

bảng Tổng hợp hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

	TT

	Loại 

	Đơn 

vị 
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông
	 
	 
	 

	1.1
	Hệ thống đ​ờng bộ 
	km
	 
	 

	 
	§​­êng tỉnh lộ (ĐT 493) rộng 8,5m ( 1,5m+5,5+1,5m)
	 
	4,09
	

	 
	Đư​ờng Lê Công Thanh rộng 27m (6,5m+14m+6,5m)
	 
	 
	đang xây dựng

	 
	Đ​ường dân sinh (lát gạch), trục giao thông chính nội đồng rộng 3-5m
	km
	29,93
	

	1.2
	Hệ thống đ​ường sông- Sông Châu
	km
	4,90
	 

	2
	Hệ thống thoát n​ước m​ưa
	m
	 
	 

	2.1
	Hệ thống kênh tiêu
	 
	9,97
	 

	 
	Hệ thống kênh tiêu cấp 1
	km
	3,42
	 

	 
	Hệ thống kênh tiêu cấp 2
	km
	6,55
	 

	 
	Trạm bơm tiêu
	trạm
	1
	 

	2.2
	Hệ thống hồ chứa
	ha
	47,09
	 

	3
	Hệ thống cấp điện 
	 
	 
	 

	3.1
	Tuyến 35KV
	km
	12,50
	 

	3.5
	Trạm biến áp 35/0,4KV 
	trạm 
	8
	 


1.4.7 Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan trong phạm vi quy hoạch
Trong phạm vi khu vực lập quy hoạch hiện đã và đang triển khai đầu tư xây dựng một số dự án. Các dự án trong khu vực lập quy hoạch về cơ bản sẽ được thực hiện theo dự án riêng. Song về quy mô có thể phân thành hai loại sau:
1) Dự án có quy mô lớn, tạo thành một khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối độc lập: 

- Dự án Khu đền thờ liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá Hà Nam, xã Lam Hạ, quy mô khoảng 17,32ha;

- Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ th​ương mại xã Lam Hạ, quy mô khoảng 29,29ha;

- Dự án CEO (Khu đô thị sinh thái và du lịch), phần phía Bắc sông Châu của dự án với quy mô khoảng 95,94;

2) Dự án có quy mô nhỏ, chiếm một hoặc hai ô đất, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị:
- Dự án Xây dựng hạ tầng để đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, quy mô khoảng 7,60ha;
- Dự án XD giảng đ​ường và KTX  tr​ường Cao đẳng Phát thanh và truyền hình Hà Nam, quy mô khoảng 7,66ha;
- Dự án xây dựng bệnh viện Đa Khoa Phủ Lý, quy mô khoảng 2,95ha;
- Dự án Trạm dịch vụ dọc đư​ờng cao tốc, phần phía Tây của đường cao tốc với quy mô khoảng 5,91ha;
Ngoài ra trong khu vực còn có một số dự án khác đang trong quá trình chuẩn bị  đầu tư, như Dự án kè đê sông Châu...
2 Đánh giá chung
1) Về mặt thuận lợi:

- Đồ án có ý nghĩa về kinh tế - xã hội và môi trường cho cho thành phố và tỉnh nên sẽ được sự ủng hộ tích cực của lãnh đạo tỉnh, thành phố và người dân địa phương.

- Trong khu vực quy hoạch chủ yếu là đất ruộng, mức độ đô thị hoá chưa cao nên việc đền bù giải toả không quá phức tạp

- Khả năng thành công của dự án cao do thuận lợi về vị trí , do việc mở rộng Hà Nội và các dự án phát triển đô thị tại lân cận.
2) Khó khăn: 

- Khu vực phải xây dựng hầu như mới hoàn toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cao độ nền hiện trạng tương đối thấp nên chi phí san nền cao và phức tạp cho việc giải quyết chênh cao độ giữa khu phát triển mới và khu làng xóm hiện có.

- Trong giai đoạn trước, khu vực lập quy hoạch chỉ có chức năng là khu dân cư, nên tại đây đã có một số dự án nhà liên kế, biệt thự, chia cắt và chiếm các quỹ đất thuận lợi cho việc xây dựng các khu trung tâm hành chính, kinh tế, nên phải quy hoạch lại. Điều này gây khó khăn cho các chủ đầu tư do phải điều chỉnh lại dự án.
3) Những vấn đề cần giải quyết trong đồ án: 

- Khu vực quy hoạch được xác định với tính chất chủ đạo là khu hành chính – dịch vụ của tỉnh, một cực phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Phủ Lý vì vậy phải lựa chọn được quỹ đất, phân bố các khu vực trung tâm, xác định được các trục không gian để phù hợp với tính chất này.
- Tạo lập được khu đô thị có hệ thống không gian thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại, văn hoá, thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực. 
- Liên kết được các dự án đã phát triển và các khu dân cư hiện có trong điều kiện hạn chế di dời, đền bù giải toả.
- Khai thác được cảnh quan sông Châu, không gian mặt nước tạo lập cho đô thị có môi trường cảnh quan có nét đặc trưng riêng biệt, phát triển bền vững.
3 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

1) Quy mô dân số: Theo nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt số dân cư trong khu vực quy hoạch vào khoảng 5-6 vạn người, trong đó số dân cư hiện có khoảng 1,7 vạn người. 
2) Các chỉ tiêu đất đai: Do khu đất quy hoạch là một khu vực đô thị, trung tâm hành chính, nên chỉ tiêu đất đai chủ yếu tính cho đơn vị ở: Đất đơn vị ở: 62m2/người, trong đó đất dịch vụ: 1,6m2/người; đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở: 3,4m2.người; đất ở: 35m2/người; đất cây xanh sử dụng công cộng: 6m2/người; đất giao thông từ đường phân khu vực trở lên: 16m2/người. 

3) Các chỉ tiêu khống chế: Trong các lô đất xây dựng nhà ở làng xóm hiện có công trình cao trung bình 2,5 tầng, mật độ xây dựng chung khoảng 30%; Các công trình trường học, nhà trẻ mật độ xây dựng không vượt quá 25%, cao không quá 3 tầng;  Tại khu vực xây dựng công trình cao tầng, việc tăng chiều cao công trình đi đôi với việc giảm mật độ xây dựng phù hợp với quy chuẩn; Trong các khu đất công viên cây xanh, mật độ xây dựng không vượt quá 5%. 
4) Các tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 

Chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng nước; nhu cầu thu gom và xử lý nước thải, rác thải; nhu cầu dùng điện được trình bày trong phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4 đề xuất quy hoạch
4.1 tính chất của khu vực quy hoạch

Khu vực quy hoạch về cơ bản có tính chất: 
- Là một trong ba cực phát triển không gian của đô thị Phủ Lý, Hà Nam.

- Là trung tâm hành chính tỉnh; trung tâm dịch vụ văn phòng, tài chính, thương mại, đào tạo, văn hóa; khu nhà ở và công viên đô thị, được xây dựng hiện đại với mật độ xây dựng thấp, có hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp với cải tạo chỉnh trang khu dân cư cũ.

4.2 Quan điểm và nguyên tắc thiết kế

1) Cùng trong quá trình phát triển nhanh chóng của các khu đô thị mới tại Việt Nam, Khu Đô thị Bắc Châu Giang là một trong những khu đô thị quan trọng bậc nhất  của thành phố Phủ Lý và của tỉnh Hà Nam . Khu Đô thị Bắc Châu Giang không chỉ đơn thuần là không gian cho các hoạt động kinh tế và phát triển, mang tính thực tiễn (bao gồm các dịch vụ cơ bản có tiện nghi cao phục vụ cho làm việc và ở của người dân), môi trường đô thị có lợi cho sức khoẻ, địa điểm mang lại lợi ích về tài chính, mà còn là không gian cho sự phát triển cộng đồng, cá nhân, quan hệ xã hội và yếu tố văn hoá mới – văn hoá đô thị, mang lại niềm vui cho mọi người;

2) Toàn bộ khu đất quy hoạch là một khu vực được thiết kế và xây dựng để trở thành trung tâm đổi mới công nghệ, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, nơi phát triển hài hoà giữa các hoạt động hành chính, kinh tế dịch vụ, văn hoá, bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử và phát triển theo hướng sinh thái.
3) Định hướng phát triển không gian chung được hình thành theo nguyên tắc:

- Khu đô thị hiện đại nơi tập trung các công trình cao tầng, kết hợp hài hoà với các công trình nhà ở thấp tầng trong các khu vực làng xóm

- Chú trọng các không gian thúc đẩy các hoạt động dịch vụ thương mại, nghỉ ngơi, giải trí, văn hoá, thu hút được các nhà đầu tư có tiềm năng và các hoạt động du lịch;  

- Môi trường cảnh quan có nét đặc trưng riêng biệt, trên cơ sở khai thác tối đa cảnh quan sông Châu và hệ thống hồ;

- Tạo lập được các không gian hạt nhân, hình thành nên diện mạo, bản sắc của Khu đô thị Bắc Châu Giang. 

4) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật về sử dụng đất và hạ tầng xã hội của đồ án phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về cơ bản tuân theo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Quy hoạch tổng thể thành phố Phủ Lý. 
5) Đối với với các dự án đã và đang triển khai xây dựng (được thực hiện riêng) nằm trong phạm vi quy hoạch hoặc kề liền có ảnh hưởng đến khu vực quy hoạch: Chủ yếu là khớp nối, trước hết tạo thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ chung trong toàn khu vực. Trên cơ sở quyền lợi chung, cần thiết phải điều chỉnh các quy hoạch chi tiết và các dự án đã và đang triển khai để phù hợp với tính chất mới của Khu đô thị.
6) Đối với các khu vực phát triển mới: Cụ thể hoá giải pháp quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật tại các khu đất: công cộng đô thị và đơn vị ở, đất ở, đất công viên cây xanh và đất các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

7) Đối với các khu vực dân cư làng xóm hiện có: Được giữ lại cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch. Các khu đất trống xen kẹt trong khu vực làng xóm sẽ được xác định cụ thể khi triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, giao cho UBND thành phố Phủ Lý quản lý chống lấn chiếm, lập kế hoạch sử dụng đất theo theo thứ tự ưu tiên: Hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất...

8) Nhà ở trong khu vực quy hoạch, được phân bố theo các đơn vị ở với hệ thống công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và phân bố dân cư hiện tại.

9) Công viên với các loại hình hình vui chơi, nghỉ ngơi giải trí đa dạng, hấp dẫn và chất lượng cao đóng vai trò là các không gian mở, không gian liên kết các khu chức năng trong đô thị.

10) Tạo lập hệ thống các không gian cho hoạt động đi bộ (quảng trường, đường đi bộ...) thúc đẩy hoạt động đi bộ, hạn chế các phương tiện giao thông cơ giới.

11) Các công trình di tích lịch sử, văn hoá được bảo tồn, tôn tạo, là một thành phần của không gian cảnh quan các công viên. Các công trình kề liền khu di tích sẽ được thực hiện theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 

12) Các khu vực nghĩa trang, nghĩa địa về lâu dài cần di chuyển ra khỏi khu vực. 
4.3 Cơ cấu tổ chức không gian
4.3.1 Phân khu chức năng 
Khu vực lập quy hoạch dự kiến phân thành các khu vực chức năng sau:
1) Trung tâm hành chính, dịch vụ cấp đô thị và ngoài đô thị: Bao gồm đất xây dựng các công trình hành chính của tỉnh; các công trình hành chính của đô thị; các công trình phát triển hỗn hợp dịch vụ văn phòng, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục cấp đô thị và ngoài đô thị...
2) Đất ở đô thị, được cấu trúc theo đơn vị ở gồm đất ở (chung cư, biệt thự, nhà ở có vườn- nhà liên kế) và hệ thống các công trình công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở (trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, chợ, quản lý cấp phường, công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng...), cây xanh cấp đơn vị ở (vườn dạo, sân luyện tập) đồng bộ kèm theo; các công trình tôn giáo, tín ngưỡng hiện có trong các khu dân cư; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong đơn vị ở.

3) Đất cây xanh đô thị bao gồm: công viên đô thị, đất cây xanh kết hợp công trình thể dục thể thao, đất cây xanh cách ly.

4) Đất khu vực thực hiện theo dự án riêng. Đây chủ yếu là đất của các dự án có quy mô lớn, hoạt động tương đối độc lập với Khu đô thị.

5) Đất giao thông đô thị, khu vực và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị.

4.3.2 Định hướng phát triển không gian

1) Bố cục các khu vực chức năng và các trục không gian chính:

a) Toàn bộ Khu đô thị phát triển theo hai trục không gian chính:

- Trục không gian theo hướng Bắc – Nam: Trục không gian nối với các khu chức năng của thành phố Phủ Lý phía Nam sông Châu lên phía Bắc. Trục không gian này được phát triển dọc theo theo tuyến đường đô thị dự kiến rộng 68m, dài khoảng 4km, song song với tuyến đường 1A và đường cao tốc. Tại đây bố trí tập trung các khu trung tâm dịch vụ công cộng cấp đô thị, bao gồm các ô đất xây dựng các công trình phát triển hỗn hợp dịch vụ văn phòng, thương mại tạo thành tuyến phố cho hoạt động kinh tế dịch vụ. (Trong mối tương quan với các khu công nghiệp nơi cung cấp các việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, thì khu vực này là nơi cung cấp việc làm trong lĩnh vực dịch vụ quan trọng nhất của tỉnh Hà Nam trong tương lai). Đây cũng chính là diện mạo của Khu đô thị hiện đại Bắc Châu Giang. 
- Trục không gian theo hướng Đông – Tây: Trục không gian nối tuyến đường quốc lộ 1A với trục không gian dọc theo đường rộng 68m. Dự kiến xây dựng một tuyến đường đôi có mặt cắt ngang toàn tuyến rộng 150m tạo lõi cho trục không gian này. Do trục không gian có chiều dài không lớn -1,4km, nên tại đây chủ yếu bố trí các trung tâm hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị. Đây cũng là dải đất có điều kiện địa lý đẹp, hướng về phía Nam ra sông Châu, thuận tiện cho việc bố trí các công trình hành chính, cơ quan đầu não tỉnh.  

- Hai trục không gian trên đồng thời cũng chính là cửa ngõ chính ra vào khu đô thị.

b) Từ hai trục không gian chính thiết lập các trục không gian phụ: Trục không gian của các tuyến đường liên khu vực rộng 42m và 32m (phân chia các khu vực trung tâm, liên kết các công viên chính đô thị, phân chia các đơn vị ở) và các trục không gian xanh liên kết các ô đất chức năng. 

c) Bố cục các khu công viên cây xanh đô thị: Dự kiến xây dựng ba công viên chính:

- Công viên lịch sử – văn hoá tại khu vực hồ Lạc Tràng, xã Lam Hạ: Mở rộng trên cơ sở Dự án Khu đền thờ liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá Hà Nam, xã Lam Hạ.

- Công viên thể thao và công viên triển lãm: Với quy mô chiếm đất tương đối lớn, dự kiến bố trí tại khu vực phía Bắc của Dự án CEO, một phần tiếp cận với trục đường 68m (để bố trí công viên triển lãm) một phần tiếp cận với đường cao tốc (để bố trí công viên thể thao), thuận lợi cho hoạt động đi lại với số đông người tại các cuộc thi đấu thể thao trong tỉnh và quốc gia. 

- Công viên trung tâm: Một đô thị thật sự hấp dẫn và có sức sống lâu dài khi có một không gian hạt nhân – trái tim của đô thị, nơi có thể lưu giữ ký ức của số đông cư dân trong đô thị và những khách thăm quan. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Khu đô thị Bắc Châu Giang với tính chất là một trung tâm hành chính, kinh tế quan trọng bậc nhất của tỉnh. Không gian hạt nhân được lựa chọn chính là khu công viên trung tâm với hình mẫu tiêu biểu là công viên- hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Công viên – hồ trung tâm được dự kiến bố trí tại điểm kết thúc của trục không gian 150m, nơi giao với trục đường 69m. Xung quanh công viên – hồ bố trí các công trình công cộng tiêu biểu của đô thị: Nhà hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng...Đây ;à nơi tổ chức các hoạt động đông người trong ngày lễ, hội (bắn pháo hoa, diễu hành..., sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch quan trọng của tỉnh trong tương lai, 

Về không gian, ba công viên được phân bố bố đều trong Khu đô thị và được liên liên kết với nhau bằng tuyến đường đi bộ và hành lang cây xanh. Các hồ lớn trong công viên đều có chức năng là hồ điều hoà.

d) Bố cục các đơn vị ở: Trên cơ sở về phân bố dân cư hiện có và quỹ đất còn lại, dự kiến bố trí 6 đơn vị ở. Mỗi đơn vị ở có quy mô dân số khoảng 1 vạn người, phù hợp với quản lý cấp phường. 

2) Bố cục hệ thống không gian mở:

- Hệ thống không gian mở trong khu vực lập quy hoạch là hệ thống kết hợp giữa hệ thống không gian của các trục đường giao thông, hệ thống không gian mở của các công viên cây xanh và mặt nước. Hệ thống không gian này lan toả từ các không gian của các công viên chính và mở ra sông Châu và sông Nhuệ tại phía Tây khu vực quy hoạch. 
- Tạo lập hệ thống quảng trường cho các hoạt động giao tiếp tại vị trí các công trình thu hút các hoạt động đông người của khu đô thị. 

- Hệ thống không gian cây xanh được tổ chức liên thông với nhau.

- Hình thành một tuyến không gian mở – tuyến đi bộ dọc theo trục đường 68 m – tạo thành tuyến phố mua bán và hoạt động giao tiếp.  
3) Bố cục hệ thống công trình nhà ở: Nhà ở trong khu vực quy hoạch có 4 dạng chính:

- Nhà ở chung cư cao tầng, dạng trên ở, phía dưới là cửa hàng được bố trí dọc theo các trục đường chính có mặt cắt rộng từ 42m  trở lên, vừa tạo diện mạo của đô thị hiện đại vừa phù hợp với khoảng xây lùi lớn của loại đường này.

- Nhà ở có vườn – dạng liên kế: Nhà ở kết hợp hoạt động dịch vụ của các hộ dân, được bố trí tại các trục đường chính của các khu dân cư; đường phục vụ cho mục đích du lịch - đường đê. 

- Nhà ở biệt thự: Bố trí tại phía trong các ô đất

- Nhà ở hiện có tại khu vực làng xóm được cải tạo chỉnh trang theo hướng biệt thự và nhà ở có vườn. 
4) Phân vùng theo chiều cao:

- Khu vực không xây dựng công trình, hoặc công trình thấp tầng: Tại các khu công viên, khu cây xanh cách ly

- Khu vực xây dựng công trình thấp tầng đến 3 tầng: tại các khu vực làng xóm , khu nhà ở dạng biệt thự, nhà liên kế; khu vực xây dựng các công trình văn hoá, thể dục thể thao.

- Khu vực xây dựng các công trình cao đến 9 – 15 tầng: Khu vực xây dựng các công trình hành chính, nhà chung cư...

- Các khu vực xây dựng công trình cao tầng: trên 15 tầng, chủ yếu là các công trình phát triển hỗn hợp dịch vụ văn phòng, thương mại, bố trí dọc theo trục đường 68m, tạo hình bóng của một đô thị hiện đại.  Trên toàn tuyến có bốn điểm cao tại vị trí giao của đường 68m với tuyến đường 42m, đường 150m và đường liên vùng. Cao nhất là tại điểm giao với đường 150m.
4.3.3 Phương án cơ cấu sử dụng đất

Đồ án đề xuất 2 phương án cơ cấu sử dụng đất, về cơ bản hai phương án đều tuân theo các quan điểm, nguyên tắc và định hướng phát triển không gian nêu trên.
- Phương án 1: Đây là phương án có định hướng phát triển không gian và cơ cấu sử dụng đất trên cơ sở tuân thủ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt và tôn trọng các dự án đang triển khai trong khu vực quy hoạch. 

- Phương án 2: Là phương án đề xuất điều chỉnh một số dự án đang triển khai tại khu vực phía Tây khu đất quy hoạch, hiện là đất nhà liên kế, biệt thự để bố trí trung tâm hành chính của tỉnh.  
Trong phương án 1 đất trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị chỉ phát triển tại phía Bắc của trục đường rộng 150m. Tại phía Nam của trục đường là đất ở của Dự án khu dân cư dự kiến. 

Trong phương án 2, với quan điểm về phát triển cân đối hai trục không gian trung tâm, dự kiến di chuyển Dự án khu dân cư dự kiến tại phía Nam trục đường rộng 150m  lên phía Bắc khu vực quy hoạch, tại khu đất dự trữ phát triển. Qua đó tạo cho khu trung tâm hành chính có có quỹ đất đủ lớn (khoảng 75 ha), phát triển cân đối, trang trọng dọc theo trục không gian chính rộng 150m. 

Phương án 2 là phương án được lựa chọn triển khai trong đồ án. 
Bảng tổng hợp phương án cơ cấu sử dụng đất 

	TT
	Loại đất
	Phương án 1

- Phương án so sánh
	Phương án 2

- Phương án chọn

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 
	80,44
	7,96
	127,12
	12,58

	1.2
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 1
	 
	 
	46,68
	 

	1.3
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 2
	29,14
	 
	29,14
	 

	1.4
	Trung tâm dịch vụ đô thị 3
	13,96
	 
	13,96
	 

	1.5
	Trung tâm dịch vụ đô thị 4
	25,13
	 
	25,13
	 

	1.6
	Trung tâm dịch vụ đô thị 5
	12,21
	 
	12,21
	 

	2
	Đất đơn vị ở
	461,05
	45,61
	465,34
	46,04

	2.1
	Đơn vị ở 1
	87,90
	
	105,18
	 

	2.2
	Đơn vị ở 2
	99,11
	
	99,40
	 

	2.3
	Đơn vị ở 3
	47,28
	
	47,28
	 

	2.4
	Đơn vị ở 4
	93,94
	
	76,59
	 

	2.5
	Đơn vị ở 5
	68,86
	
	77,72
	 

	2.6
	Đơn vị ở 6
	63,96
	
	59,17
	 

	3
	Khu vực CX công viên, v​ườn hoa đô thị
	236,55
	23,40
	236,55
	23,40

	3.1
	CX đô thị 1 - Công viên lịch sử- văn hoá
	38,81
	 
	38,81
	 

	3.2
	CX đô thị 2- Sông Châu
	15,65
	 
	15,65
	 

	3.3
	CX đô thị 3 - Sông Châu
	22,43
	 
	22,43
	 

	3.4
	CX đô thị 4 - Công viên trung tâm
	37,09
	 
	37,09
	 

	3.5
	CX đô thị 5 - Công viên thể thao
	62,32
	 
	62,32
	 

	3.6
	CX đô thị 6 - Công viên triển lãm
	28,19
	 
	28,19
	 

	3.7
	CX đô thị 7- CX cách ly dọc đ​ường cao tốc
	11,90
	 
	11,90
	 

	3.8
	CX đô thị 8- CX cách ly dọc đ​ường liên vùng
	7,65
	 
	7,65
	 

	3.9
	CX đô thị 9- CX cách ly dọc đư​ờng sắt
	12,51
	 
	12,51
	 

	4
	Khu vực thực hiên theo dự án riêng
	101,85
	10,08
	101,85
	10,08

	 
	Dự án CEO
	95,94
	 
	95,94
	 

	 
	Dự án Trạm dịch vụ dọc đ​ường cao tốc
	5,91
	 
	5,91
	 

	5
	Khu vực dự trữ phát triển
	50,68
	5,01
	0,00
	0,00

	6
	Khu vực các công trình đầu mối HTKT
	5,41
	0,54
	5,41
	0,54

	 
	Trạm xử lý n​ước thải và thu gom rác thải
	3,14
	 
	3,14
	 

	 
	Trạm bơm t​ới tiêu kết hợp 
	1,64
	 
	1,64
	 

	 
	Trạm xăng dầu 
	0,63
	 
	0,63
	 

	7
	Đất giao thông đô thị và khu vực
	74,55
	7,38
	74,55
	7,38

	 
	Bến xe khách liên tỉnh 
	4,16
	 
	4,16
	 

	 
	Giao thông đô thị và khu vực
	70,39
	 
	70,39
	 

	 
	Tổng cộng 
	1010,82
	100,0
	1010,82
	100,0


4.4 Quy hoạch sử dụng đất  

Bảng dự kiến cơ cấu quỹ đất theo phương án chọn
	TT
	 Ký hiệu
	Loại 
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	 
	Khu vực trung tâm đô thị
	127,12
	12,58

	1.1
	TT1
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 1
	46,68
	 

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	6,16
	 

	 
	 
	Công trình hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị
	22,21
	 

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	7,41
	 

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	1,08
	 

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	9,82
	 

	1.2
	TT2
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 2
	29,14
	 

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	4,18
	 

	 
	 
	Công trình hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị
	14,50
	 

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	5,66
	 

	 
	 
	BÃI đỗ xe
	0,50
	 

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	4,30
	 

	1.3
	TT3
	Trung tâm dịch vụ đô thị 3
	13,96
	 

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	7,73
	 

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	3,61
	 

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	0,52
	 

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	2,10
	 

	1.4
	TT4
	Trung tâm dịch vụ đô thị 4
	25,13
	 

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	9,13
	 

	 
	 
	Đất công trình dịch vụ đô thị
	8,77
	 

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	2,92
	 

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	4,31
	 

	1.5
	TT5
	Trung tâm dịch vụ đô thị 5
	12,21
	 

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	7,13
	 

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	3,37
	 

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	0,98
	 

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	0,73
	 

	2
	 
	Khu vực đất đơn vị ở
	465,34
	46,04

	2.1
	§VO.1
	Đơn vị ở 1
	105,18
	100,00

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	5,81
	5,52

	 
	 
	Công trình hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị
	0,61
	0,58

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,23
	0,22

	 
	 
	Đất công cộng cấp đô thị
	1,17
	1,11

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	0,66
	0,63

	 
	 
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	3,31
	3,15

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	22,11
	21,02

	 
	 
	Đất ở mới
	24,86
	23,64

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	0,67
	0,64

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	14,74
	14,01

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	6,51
	6,19

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	2,71
	2,58

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,0m trở lên)
	21,79
	20,72

	2.2
	§VO.2
	Đơn vị ở 2
	99,40
	100,3

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	6,65
	6,71

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,24
	0,24

	 
	 
	Đất công cộng cấp đô thị
	2,85
	2,88

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	3,31
	3,34

	 
	 
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	6,17
	6,23

	 
	 
	Tr​ường dạy nghề
	7,66
	7,73

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	16,54
	16,69

	 
	 
	Đất ở mới
	17,59
	17,75

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	0,69
	0,70

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	1,51
	1,52

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	13,09
	13,21

	 
	 
	Đất cây xanh cách ly
	1,38
	1,39

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	1,55
	1,56

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,0m trở lên)
	20,17
	20,35

	2.3
	§VO.3
	Đơn vị ở 3
	47,28
	100,00

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,26
	0,55

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	0,92
	1,95

	 
	 
	Đất tr​ờng học, nhà trẻ
	4,94
	10,45

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	16,24
	34,35

	 
	 
	Đất ở mới
	13,76
	29,10

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	0,24
	0,51

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	2,80
	5,92

	 
	 
	BBãi đỗ xe
	1,93
	4,08

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	6,19
	13,09

	2.4
	§VO.4
	Đơn vị ở 4
	76,59
	100,00

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	10,61
	13,85

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,24
	0,31

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	1,87
	2,44

	 
	 
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	3,17
	4,14

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	7,28
	9,51

	 
	 
	Đất ở mới
	24,85
	32,45

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	1,85
	2,42

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	12,35
	16,12

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	1,30
	1,70

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	13,07
	17,06

	2.5
	§VO.5
	Đơn vị ở 5
	77,72
	100,00

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	3,65
	4,70

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,24
	0,31

	 
	 
	Đất công cộng cấp đô thị
	2,93
	3,77

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	1,23
	1,58

	 
	 
	Đất trường học, nhà trẻ
	2,83
	3,64

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	21,42
	27,56

	 
	 
	Đất ở mới
	20,78
	26,74

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ngư​ỡng
	0,22
	0,28

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	8,19
	10,54

	
	
	Đất cây xanh cách ly
	0,36
	0,46

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	2,60
	3,35

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	13,27
	17,07

	2.5
	§VO.6
	Đơn vị ở 6
	59,17
	100,00

	 
	 
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	9,16
	15,48

	 
	 
	Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở
	0,21
	0,35

	 
	 
	Đất công cộng cấp đơn vị ở
	1,30
	2,20

	 
	 
	Đất tr​ường học, nhà trẻ
	3,27
	5,53

	 
	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	7,03
	11,88

	 
	 
	Đất ở mới
	19,71
	33,31

	 
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	0,22
	0,37

	 
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	6,26
	10,58

	 
	 
	Bãi đỗ xe
	1,38
	2,33

	 
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	10,63
	17,97

	3
	 
	Khu vực cây xanh công viên, v​ườn hoa đô thị
	236,55
	23,40

	3.1
	 
	Đất công cộng cấp đô thị 
	1,69
	 

	3.2
	 
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng
	1,39
	 

	3.3
	 
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	182,01
	 

	 
	 
	Mặt n​ước sông Châu
	28,92
	 

	 
	 
	Mặt n​ước hồ
	47,55
	 

	 
	 
	Cây xanh
	96,95
	 

	 
	 
	Đê sông Châu và bãi đất ven sông
	8,59
	 

	3.4
	 
	Cây xanh cách ly, hành lang bảo vệ mư​ơng
	39,21
	 

	3.5
	 
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	12,25
	 

	4
	 
	Khu vực thực hiện theo dự án riêng 
	101,85
	10,08

	 
	 
	Dự án CEO
	95,94
	 

	 
	 
	Dự án Trạm dịch vụ dọc đ​ờng cao tốc
	5,91
	 

	5
	 
	Khu vực công trình đầu mối HTKT đô thị
	5,41
	0,54

	 
	 
	Trạm xử lý nư​ớc thải và thu gom rác thải
	3,14
	 

	 
	 
	Trạm bơm t​ưới tiêu kết hợp 
	1,64
	 

	 
	 
	Trạm xăng dầu 
	0,63
	 

	6
	 
	Đất giao thông đô thị và khu vực
	74,55
	7,38

	 
	 
	Bến xe khách liên tỉnh
	4,16
	 

	 
	 
	Giao thông đô thị và khu vực
	70,39
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	1010,82
	100,00


Trên cơ sở của cơ cấu sử dụng đất phương án chọn, Khu đô thị Bắc Châu Giang được phân chia thành các ô đất với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau:
4.4.1 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 
Trung tâm hành chính dịch vụ đô thị gồm 5 khu vực:
1) Khu vực trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị –TT1:  có tổng diện tích 46,68 ha, được phân thành:
a) Đất công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị, gồm: ¤ đất ký hiệu TT.1-CCĐT1 có diện tích 5,23ha; ¤ đất TT.1-CCĐT2 có diện tích 4,03ha; ¤ đất TT.1-CCĐT3 có diện tích 3,72ha; ¤ đất TT.1-CCĐT4 có diện tích 3,99ha. 

 b) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất TT.1-HH1 có diện tích 3,81ha; ¤ đất TT.1-HH2 có diện tích 2,35. Tại đây bố trí các công trình cao tầng tạo diện mạo của đô thị hiện đại.  

c) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất TT.1-CXĐT1 có diện tích 5,47ha; ¤ đất TT.1-CXĐT2 có diện tích 1,36ha; ¤ đất TT.1-CXĐT3 có diện tích 0,58 ha. Đây là các ô đất cây xanh đóng vai trò là không gian mở- trục không gian trung tâm cho các ô đất xây dựng các công trình hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị.

d) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất TT.1-P1 có diện tích 1,08ha.

e) Giao thông ngoài ô đất có mặt cắt ngang từ 17,5m trở lên có diện tích 9,82ha. 

Chỉ tiêu tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất theo bản tổng hợp dưới đây.

2) Khu vực trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị –TT2:  có tổng diện tích 29,14 ha, được phân thành:
a) Đất công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị, gồm: ¤ đất ký hiệu TT.2-CCĐT1 có diện tích 3,72ha; ¤ đất TT.2-CCĐT2 có diện tích 2,45ha; ¤ đất TT.2-CCĐT3 có diện tích 2,30ha; ¤ đất TT.2-CCĐT4 có diện tích 2,39 ha; ¤ đất TT.2-CCĐT5 có diện tích 3,64 ha.

 b) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất TT.2-HH1 có diện tích 4,18 ha. Đây là công trình cao tầng, cùng với các công trình cao tầng tại ô đất ¤ đất TT.1-HH1 tạo tổ hợp công trình cao tầng nhất, điểm nhấn của khu đô thị. 

c) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất TT.2-CXĐT1 có diện tích 0,82ha; ¤ đất TT.2-CXĐT2 có diện tích 4,26ha. Tại đây bố trí gò núi đắp tạo điểm tựa cho trục không gian trung tâm theo hướng Bắc - Nam, nơi bố trí công trình trọng tâm của Khu TT1 và TT2; ¤ đất TT.2-CXĐT3 có diện tích 0,58ha.

d) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất TT.2-P1 có diện tích 0,5ha.

e) Giao thông ngoài ô đất có mặt cắt ngang từ 17,5m trở lên có diện tích 4,30ha. 

Chỉ tiêu tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất theo bản tổng hợp dưới đây.

3) Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị –TT3: có tổng diện tích 13,96 ha, được phân thành:
 a) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ký hiệu TT.3-HH1 có diện tích 3,05ha;  ¤ đất TT.3-HH2 có diện tích 1,88ha; ¤ đất TT.3-HH3 có diện tích 2,80ha. Đây là các công trình cao tầng bố trí dọc trục đường 68m và 150m.

b) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất TT.3-CXĐT1 có diện tích 1,29ha; ¤ đất TT.3-CXĐT2 có diện tích 2,32ha.

c) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất TT.3-P1 có diện tích 0,52ha.

d) Giao thông ngoài ô đất có mặt cắt ngang từ 17,5m trở lên có diện tích 2,10ha. 

Chỉ tiêu tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất theo bản tổng hợp dưới đây.

4) Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị –TT4: có tổng diện tích 25,13 ha, được phân thành:

a) Đất xây dựng công trình dịch vụ đô thị, gồm: ¤ đất ký hiệu TT.4-CCĐT1 có diện tích 2,04ha. Tại đây dự kiến bố trí công trình rạp chiếu bóng của đô thị; ¤ đất TT.4-CCĐT2 có diện tích 3,73 ha. Tại đây dự kiến bố trí công trình bảo tàng; ¤ đất TT.4-CCĐT3 có diện tích 3,00. Tại đây dự kiến bố trí công trình nhà văn hoá, cung thiếu nhi.

b) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất TT.4-HH1 có diện tích 3,34ha;  ¤ đất TT.4-HH2 có diện tích 5,79ha. Đây là các công trình cao tầng bố trí dọc trục đường 68m và 150m.

c) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất TT.4-CXĐT1 có diện tích 2,92ha.

d) Giao thông ngoài ô đất có mặt cắt ngang từ 17,5m trở lên có diện tích 4,31ha. 

Chỉ tiêu tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất theo bản tổng hợp dưới đây.

5) Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị –TT5: có tổng diện tích 12,21 ha, được phân thành:

a) Đất xây dựng công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ký hiệu TT.5-HH1 có diện tích 1,45ha; ¤ đất TT.5-HH2 có diện tích 2,33ha; ¤ đất TT.5-HH3 có diện tích 3,35ha. Đây là các công trình cao tầng bố trí dọc trục đường 68m.

b) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất TT.5-CXĐT1 có diện tích 2,02ha; ¤ đất TT.5-CXĐT2 có diện tích 1,35. 

c) Bãi đỗ xe: ¤ đất TT.5-P1 có diện tích 0,98ha.
d) Giao thông ngoài ô đất có mặt cắt ngang từ 17,5m trở lên có diện tích 0,73ha. 

Chỉ tiêu tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất theo bản tổng hợp dưới đây.

4.4.2 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các đơn vị ở  
Khu đô thị mới Bắc Châu Giang có 6 đơn vị ở, được tổ chức đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với quy mô dân số khoảng 59,8 ngàn người. 
1) Đơn vị ở 1- ĐVO.1:  quy mô dân số khoảng 9,95 ngàn người, có tổng diện tích 105,18 ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.1-CCDVO1 có diện tích 0,23ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình hành chính cấp đô thị và ngoài đô thị:  ¤ đất ký hiệu ĐVO.1-CCĐT2 có diện tích 0,61ha. Hiện là trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

c) Đất công trình dịch vụ cấp đô thị: ¤ đất ký hiệu ĐVO.1-CCĐT có diện tích 1,17ha. Đây là công trình thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, được thực hiện riêng. 

d) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.1-CCDVO2 có diện tích 0,23ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.1-CCDVO3 có diện tích 0,43ha. Tại đây bố trí chợ. 

e) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.1-NT1 có diện tích 1,04ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 12 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.1-NT2 có diện tích 0,43ha. Tại đây bố trí nhà trẻ với quy mô khoảng 6 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.1-TH có diện tích 0,98ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 650 học sinh; ¤ đất ĐVO.1-THCS có diện tích 0,86 ha. Tại đây bố trí trường trung học cơ sở cho khoảng 600 học sinh. 

f) Đất công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ĐVO.1-HH1 có diện tích 2,52ha; ¤ đất ĐVO.1-HH2 có diện tích 3,29ha. Công trình tại ô đất  ĐVO.1-HH1 là công trình cao tầng đóng góp vào kiến trúc cảnh quan của trục đường rộng 68m. 

g) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.1-LX1 có diện tích 2,28ha; ¤ đất ĐVO.1-LX2 có diện tích 6,51ha; ¤ đất ĐVO.1-LX3 có diện tích 1,75 ha; ¤ đất ĐVO.1-LX4 có diện tích 7,04 ha; ¤ đất ĐVO.1-LX5 có diện tích 0,64 ha; ¤ đất ĐVO.1-LX6 có diện tích 3,89ha.

h) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.1-NO1 có diện tích 2,13ha; ¤ đất ĐVO.1-NO2 có diện tích 1,41ha; ¤ đất ĐVO.1-NO3 có diện tích 4,69 ha; ¤ đất ĐVO.1-NO4 có diện tích 3,27ha; ¤ đất ĐVO.1-NO5 có diện tích 1,92ha; ¤ đất ĐVO.1-NO6 có diện tích 1,06ha; ¤ đất ĐVO.1-NO7 có diện tích 2,27ha; ¤ đất ĐVO.1-NO8 có diện tích 3,48ha. Đây là các ô đất thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, được thực hiện theo dự án riêng.

- ¤ đất ĐVO.1-NO9 có diện tích 0,67ha; ¤ đất ĐVO.1-NO10 có diện tích 0,61ha; ¤ đất ĐVO.1-NO11 có diện tích 2,45ha; ¤ đất ĐVO.1-NO12 có diện tích 0,90 ha. Đây là các ô đất bố trí dọc theo đường đê sông Châu dự kiến, được hình thành từ việc giải toả các cụm dân cư ven sông vào phía trong của đường đê khoảng 35m, để bố trí công trình, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị nhìn từ phía bờ Nam Sông Châu.
i) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.1-DT1 có diện tích 0,10ha, là đất chùa Hoà Lạc (1); ¤ đất ĐVO.1-DT2 có diện tích 0,40ha, là đất của chùa Hoà Lạc (2); ¤ đất ĐVO.1- DT3 có diện tích 0,17ha, là đất đình Đình Tràng. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
k) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.1 có diện tích 1,03ha; ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.2 có diện tích 0,23ha; ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.3 có diện tích 0,26ha; ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.4 có diện tích 0,46ha. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phường; ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.5 có diện tích 0,45ha, là đất thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, được thực hiện theo dự án riêng; ¤ đất ĐVO.1-CXĐVO.6 có diện tích 4,08ha.

l) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất ĐVO.1-CXĐT.1 có diện tích 5,88ha. Đây là ô đất thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Lam Hạ, được thực hiện theo dự án riêng; ¤ đất ĐVO.1-CXĐT.2 có diện tích 5,45ha và ¤ đất ĐVO.1-CXĐT.3 có diện tích 3,41ha. Đây là hai ô đất đóng vai trò là trục không gian của Khu đô thị.

m) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.1-P1 có diện tích 0,52ha; ¤ đất ĐVO.1-P2 có diện tích 1,28 ha; ¤ đất ĐVO.1-P3 có diện tích 0,91ha.

n) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17m trở lên có diện tích 21,79ha

2) Đơn vị ở 2- ĐVO.2: quy mô dân số khoảng 9,20 ngàn người, có tổng diện tích 99,40ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.2-CCDVO1 có diện tích 0,24ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình dịch vụ cấp đô thị: ¤ đất ký hiệu ĐVO.2-CCĐT.1 có diện tích 0,88ha. Đây là công trình dịch vụ công cộng cho bến tàu du lịch sông Châu; ¤ đất ĐVO.2-BV có diện tích 2,95ha, tại đây dành diện tích 0,98ha làm hành lang cây xanh cách ly rộng 20m với các ô đất dân cư ở lân cận.

c) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.2-CCDVO2 có diện tích 0,24ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.2-CCDVO3 có diện tích 0,44ha. Tại đây bố trí chợ; ¤ đất ĐVO.2-CCDVO4 có diện tích 2,63 ha, là đất công trình dịch vụ thương mại phục vụ vui chơi giải trí ven hồ trung tâm. 

d) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.2-NT1 có diện tích 0,46ha. Đây là nhà trẻ 8 nhóm trẻ thuộc Dự án Khu đất xây dựng hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, được thực hiện riêng; ¤ đất ĐVO.2-NT2 có diện tích 0,86ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 10 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.2-TH có diện tích 0,94ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 650 học sinh; ¤ đất ĐVO.2-THCS có diện tích 2,35 ha. Đây là trường trung học cơ sở được cải tạo nâng cấp từ trường hiện có, quy mô khoảng 600-800 học sinh. 

e) Đất công trình giáo dục phổ thông trung học, dạy nghề, gồm: ¤ đất ĐVO.2-THPT có diện tích 1,56ha. Tại đây bố trí trường trung học phổ thông cho đơn vị ở 1, 2,3 với quy mô dự kiến khoảng 1100 học sinh; ¤ đất ĐVO.2-CD1 có diện tích 3,28ha. Tại đây bố trí Trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam; ¤ đất ĐVO.2-CD2 có diện tích 4,38ha, là đất ký túc xá của trường. Trường và ký túc xá được thực hiện theo dự án riêng.

f) Đất công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ĐVO.2-HH1 có diện tích 1,32ha; ¤ đất ĐVO.2-HH2 có diện tích 3,32ha;Ô đất ĐVO.2-HH3 có diện tích 2,01ha. Đây là ô đất bố trí các công trình cao tầng đóng góp vào kiến trúc cảnh quan của trục đường rộng 68m. 

g) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.2-LX1 có diện tích 1,27ha; ¤ đất ĐVO.2-LX2 có diện tích 6,47ha; ¤ đất ĐVO.2-LX3 có diện tích 5,13 ha; ¤ đất ĐVO.2-LX4 có diện tích 3,67 ha.

h) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.2-NO1 có diện tích 2,81ha; ¤ đất ĐVO.2-NO3 có diện tích 2,21ha. Đây là các ô đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn thuộc Dự án Khu đất xây dựng hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, được thực hiện theo dự án riêng.

- ¤ đất ĐVO.2-NO2 có diện tích 4,38 ha, là đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn.

- ¤ đất ĐVO.2-NO4 có diện tích 2,92ha, là đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng.

- ¤ đất ĐVO.2-NO5 có diện tích 2,17ha; ¤ đất ĐVO.2-NO6 có diện tích 1,32ha; ¤ đất ĐVO.2-NO7 có diện tích 1,78ha. Đây là các ô đất bố trí dọc theo đường đê sông Châu dự kiến, được hình thành từ việc giải toả các cụm dân cư ven sông vào phía trong của đường đê khoảng 35m, để bố trí công trình, tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị nhìn từ phía bờ Nam Sông Châu.
i) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.2-DT1 có diện tích 0,49ha, là đất đình Quang ấm; ¤ đất ĐVO.2-DT2 có diện tích 0,14ha, là đất của chùa Quang ấm; ¤ đất ĐVO.2- DT3 có diện tích 0,06ha, là đất Nhà thờ đạo. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
k) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.1 có diện tích 2,03ha; ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.2 có diện tích 0,38ha; ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.3 có diện tích 0,25ha; ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.4 có diện tích 6,35ha. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phường; ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.5 có diện tích 3,81ha; ¤ đất ĐVO.2-CXĐVO.6 có diện tích 0,40ha, là đất cây xanh cách ly đường cao tốc.

l) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị, gồm: ¤ đất ĐVO.2-CXĐT.1 có diện tích 1,51ha, là đất không gian trục đi bộ chính của đô thị.

m) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.2-P1 có diện tích 0,48ha; ¤ đất ĐVO.2-P2 có diện tích 1,07 ha.

n) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17m trở lên có diện tích 20,17ha.

3) Đơn vị ở 3- ĐVO.3: quy mô dân số khoảng 10,09 ngàn người, có tổng diện tích 47,28 ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.3-CCDVO1 có diện tích 0,26ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.3-CCDVO2 có diện tích 0,26ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.3-CCDVO3 có diện tích 0,66ha. Tại đây bố trí chợ. 

c) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.3-NT1 có diện tích 0,44ha. Đây là nhà trẻ cho quy mô 8-9 nhóm trẻ. ¤ đất ĐVO.3-NT2 có diện tích 0,35ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 7 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.3-TH có diện tích 1,21ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 600-700học sinh; ¤ đất ĐVO.3-THCS có diện tích 0,84 ha. Tại đây bố trí trường trung học cơ sở quy mô khoảng 500-600 học sinh. 

d) Đất công trình giáo dục phổ thông trung học: ¤ đất ĐVO.3-THPT có diện tích 2,10ha. Tại đây bố trí trường trung học phổ thông cho đơn vị ở 4,5,6 và lân cận với quy mô dự kiến khoảng 1400 học sinh.

e) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.3-LX1 có diện tích 1,59ha; ¤ đất ĐVO.3-LX2 có diện tích 14,16ha; ¤ đất ĐVO.3-LX3 có diện tích 0,49 ha.

f) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.3-NO1 có diện tích 1,59ha; ¤ đất ĐVO.3-NO2 có diện tích 4,04ha. ¤ đất ĐVO.3-NO3 có diện tích 0,49ha. Đây là các ô đất xây dựng nhà chung cư cao tầng bố trí dọc theo trục đường rộng 42m.

- ¤ đất ĐVO.3-NO4 có diện tích 1,84ha; ¤ đất ĐVO.3-NO5 có diện tích 1,33ha; ¤ đất ĐVO.3-NO6 có diện tích 1,04ha. Đây là các ô đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn.

g) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.3-DT1 có diện tích 0,17ha, là đất đình Làng Quỳnh; ¤ đất ĐVO.3-DT2 có diện tích 0,07ha, là đất miếu. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
h) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.3-CXĐVO.1 có diện tích 0,71ha; ¤ đất ĐVO.3-CXĐVO.2 có diện tích 0,34ha; ¤ đất ĐVO.3-CXĐVO.3 có diện tích 1,00ha. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phường; ¤ đất ĐVO.3-CXĐVO.4 có diện tích 0,75ha.

i) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.3-P1 có diện tích 1,00ha. Đây là bãi đỗ xe hỗ trợ cho nhu cầu đỗ xe của Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị - TT4; ¤ đất ĐVO.3-P2 có diện tích 0,45 ha; ¤ đất ĐVO.3-P3 có diện tích 0,48ha.

k) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 6,19ha.

4) Đơn vị ở 4- ĐVO.4:quy mô dân số khoảng 10,55 ngàn người, có tổng diện tích 76,59 ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.4-CCDVO1 có diện tích 0,24ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.4-CCDVO2 có diện tích 0,23ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.4-CCDVO3 có diện tích 1,64ha. Tại đây bố trí chợ, trung tâm thương mại.

c) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.4-NT1 có diện tích 0,63ha. Đây là nhà trẻ cho quy mô 10 nhóm trẻ. ¤ đất ĐVO.4-NT2 có diện tích 0,52ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 8 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.4-TH có diện tích 0,95ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 600-700học sinh; ¤ đất ĐVO.3-THCS có diện tích 1,07 ha. Tại đây bố trí trường trung học cơ sở quy mô khoảng 600-700 học sinh. 

d) Đất công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ĐVO.4-HH1 có diện tích 1,82ha; ¤ đất ĐVO.4-HH2 có diện tích 1,48ha;Ô đất ĐVO.4-HH3 có diện tích 1,95ha; ĐVO.4-HH3 có diện tích 5,36ha. Đây là ô đất bố trí các công trình cao tầng đóng góp vào kiến trúc cảnh quan của trục đường rộng 68m. 

e) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.4-LX1 có diện tích 4,39ha; ¤ đất ĐVO.4-LX2 có diện tích 1,28ha; ¤ đất ĐVO.4-LX3 có diện tích 1,61ha.

f) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.4-NO1 có diện tích 1,95ha; ¤ đất ĐVO.4-NO2 có diện tích 3,09ha; ¤ đất ĐVO.4-NO8 có diện tích 1,59ha. Đây là các ô đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn.

- ¤ đất ĐVO.4-NO3 có diện tích 1,49ha; ¤ đất ĐVO.4-NO6 có diện tích 5.05ha. Đây là các ô đất xây dựng nhà chung cư cao tầng bố trí dọc theo trục đường rộng 42m.

- ¤ đất ĐVO.4-NO4 có diện tích 3,40ha; ¤ đất ĐVO.4-NO5 có diện tích 3,87ha;- ¤ đất ĐVO.4-NO7 có diện tích 2,96ha. Đây là ô đất bố trí dọc theo đường quốc lộ 1A và đường 42m. Công trình chung cư bố trí ở lớp không gian ngoài, để đóng góp vào cảnh quan chung của đô thị, lớp phía trong bố trí biệt thự, nhà ở có vườn.

g) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.4-DT1 có diện tích 0,40ha, là đất  chùa Lương Cổ (1); ¤ đất ĐVO.4-DT2 có diện tích 0,48ha, là đất chùa Lương Cổ (2); ¤ đất ĐVO.4-DT3 có diện tích 0,55ha, là đất đình Lương Cổ; ¤ đất ĐVO.4-DT4 có diện tích 0,15ha, là đất đình làng Hoàng Vân; ¤ đất ĐVO.4-DT5 có diện tích 0,27ha, là đất chùa Hoàng Vân. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
h) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.1 có diện tích 3,11ha; ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.2 có diện tích 1,29ha; ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.3 có diện tích 2,61ha; ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.4 có diện tích 2,35ha. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phường; ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.5 có diện tích 1,41ha; ¤ đất ĐVO.4-CXĐVO.6 có diện tích 1,58ha.

i) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.4-P1 có diện tích 0,76ha; ¤ đất ĐVO.4-P2 có diện tích 0,54 ha.

k) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 13,07ha.

5) Đơn vị ở 5- ĐVO.5: quy mô dân số khoảng 10,26 ngàn người, có tổng diện tích 77,72 ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.5-CCDVO1 có diện tích 0,24ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình dịch vụ cấp đô thị: ¤ đất ký hiệu ĐVO.5-CCĐT có diện tích 2,93ha. Tại đây bố trí công trình dịch vụ thương mại, kết hợp với Dự án Trạm dịch vụ dọc đường cao tốc.

c) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.5-CCDVO2 có diện tích 0,24ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.5-CCDVO3 có diện tích 0,99ha. Tại đây bố trí chợ, trung tâm thương mại.

d) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.5-NT1 có diện tích 0,49ha. Đây là nhà trẻ cho quy mô 8 nhóm trẻ. ¤ đất ĐVO.5-NT2 có diện tích 0,54ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 10 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.5-TH có diện tích 0,99ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 600-700học sinh; ¤ đất ĐVO.5-THCS có diện tích 0,81ha. Tại đây bố trí trường trung học cơ sở quy mô khoảng 600 học sinh. 

e) Đất công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ĐVO.5-HH1 có diện tích 3,65ha. Đây là ô đất bố trí các công trình cao tầng đóng góp vào kiến trúc cảnh quan của trục đường rộng 68m. 

f) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.5-LX1 có diện tích 1,03ha; ¤ đất ĐVO.5-LX2 có diện tích 2,87ha; ¤ đất ĐVO.5-LX3 có diện tích 9,71ha; ¤ đất ĐVO.5-LX4 có diện tích 7,81ha.

g) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.5-NO1 có diện tích 2,71ha; ¤ đất ĐVO.5-NO2 có diện tích 2,19ha; ¤ đất ĐVO.5-NO3 có diện tích 1,79ha; ¤ đất ĐVO.5-NO9 có diện tích 3,00ha. Đây là các ô đất xây dựng nhà chung cư cao tầng bố trí dọc theo trục đường rộng 42m.

- ¤ đất ĐVO.5-NO4 có diện tích 2,01ha; ¤ đất ĐVO.5-NO5 có diện tích 2,25ha; ¤ đất ĐVO.5-NO6 có diện tích 3,74ha; ¤ đất ĐVO.5-NO7 có diện tích 2,13ha; ¤ đất ĐVO.5-NO7 có diện tích 0,96ha. Đây là các ô đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn.

h) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.5-DT1 có diện tích 0,17ha, là đất  đình Phú Thứ; ¤ đất ĐVO.5-DT2 có diện tích 0,05ha, là đất miếu. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
i) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.1 có diện tích 0,59ha; ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.2 có diện tích 1,51ha. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phường; ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.3 có diện tích 2,57ha; ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.4 có diện tích 1,09ha. ; ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.5 có diện tích 0,36ha, là đất cây xanh cách ly nút giao thông lập thể đường cao tốc; ¤ đất ĐVO.5-CXĐVO.6 có diện tích 2,43ha.

k) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.5-P1 có diện tích 0,93ha; ¤ đất ĐVO.5-P2 có diện tích 0,35 ha; ¤ đất ĐVO.5-P3 có diện tích 1,32ha.

l) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 13,27ha.

6) Đơn vị ở 6- ĐVO.6: quy mô dân số khoảng 9,71 ngàn người, có tổng diện tích 59,17 ha, được phân thành:

a) Đất công trình hành chính cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ký hiệu ĐVO.6-CCDVO1 có diện tích 0,21ha. Tại đây bố trí UBND phường và các cơ quan quản lý cấp phường. 

b) Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.6-CCDVO2 có diện tích 0,21ha. Tại đây bố trí trạm y tế phường; ¤ đất ĐVO.6-CCDVO3 có diện tích 1,09ha. Tại đây bố trí chợ, trung tâm thương mại.

c) Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở, gồm: ¤ đất ĐVO.6-NT1 có diện tích 0,51ha. Đây là nhà trẻ cho quy mô 10 nhóm trẻ. ¤ đất ĐVO.6-NT2 có diện tích 0,43ha. Tại đây bố trí nhà trẻ cho quy mô khoảng 8 nhóm trẻ; ¤ đất ĐVO.6-TH có diện tích 1,25ha. Tại đây bố trí trường tiểu học với quy mô khoảng 800học sinh; ¤ đất ĐVO.6-THCS có diện tích 1,08ha. Tại đây bố trí trường trung học cơ sở quy mô khoảng 700 học sinh. 

d) Đất công trình sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, gồm: ¤ đất ĐVO.6-HH1 có diện tích 3,34ha; ¤ đất ĐVO.6-HH2 có diện tích 5,82ha. Đây là ô đất bố trí các công trình cao tầng đóng góp vào kiến trúc cảnh quan của trục đường rộng 68m. 

e) Đất ở làng xóm chỉnh trang theo quy hoạch, gồm: ¤ đất ĐVO.6-LX1 có diện tích 2,10ha; ¤ đất ĐVO.6-LX2 có diện tích 4,93ha.

f) Đất ở mới, gồm: 

- ¤ đất ĐVO.6-NO1 có diện tích 0,91ha; ¤ đất ĐVO.6-NO2 có diện tích 3,19ha; ¤ đất ĐVO.6-NO3 có diện tích 3,48ha. Đây là các ô đất xây dựng nhà chung cư cao tầng bố trí dọc theo trục đường rộng 42m.

- ¤ đất ĐVO.6-NO4 có diện tích 1,97ha; ¤ đất ĐVO.6-NO5 có diện tích 2,93ha; ¤ đất ĐVO.6-NO6 có diện tích 2,43ha; ¤ đất ĐVO.6-NO7 có diện tích 4,80ha. Đây là các ô đất xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn.

g) Đất tôn giáo, tín ngưỡng, gồm: ¤ đất ĐVO.6-DT1 có diện tích 0,22ha, là đất  đình Đại Cầu. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
h) Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, gồm: ¤ đất ĐVO.6-CXĐVO.1 có diện tích 0,52ha; ¤ đất ĐVO.6-CXĐVO.2 có diện tích 1,93ha; ¤ đất ĐVO.6-CXĐVO.3 có diện tích 0,73ha; ¤ đất ĐVO.6-CXĐVO.4 có diện tích 2,43. Tại đây bố trí các sân luyện tập thể dục, thể thao của phườngha.; ¤ đất ĐVO.6-CXĐVO.5 có diện tích 0,65ha.

i) Đất bãi đỗ xe, gồm: ¤ đất ĐVO.6-P1 có diện tích 0,57ha; ¤ đất ĐVO.6-P2 có diện tích 0,48 ha; ¤ đất ĐVO.6-P3 có diện tích 0,33ha.

k) Đất giao thông ngoài ô đất, đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 10.63ha.

4.4.3 Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các khu đất cây xanh sử dụng cộng cộng cấp đô thị  
1) Đất cây xanh đô thị 1- CX.1:  có diện tích 38,81ha, được phân thành:

- Khu đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị CX1-CXĐT.1 có diện tích 13,94ha, Tại đây dành diện tích khoảng 7,06ha làm hồ điều hoà và cảnh quan. 

- Khu đất cây xanh sủ dụng công cộng cấp đô thị CX1-CXĐT.2 có diện tích 15,58 ha. Tại đây dành diện tích khoảng 6,72ha làm hồ điều hoà và cảnh quan. Đây là khu đất thuộc Dự án Khu đền thờ liệt sỹ và di tích lịch sử, văn hoá Hà Nam, xã Lam Hạ, được thực hiện theo Dự án riêng. 

Hai khu đất cây xanh trên tạo thành một trong ba công viên chính của đô thị với tính chất là công viên lịch sử - văn hoá. 

- Đất mương và hành lang cây xanh bảo vệ mương (dọc đường sắt) CX1-CXCL1 có diện tích 7,51ha.

- Đất giao thông - đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 2,18ha.

2) Đất cây xanh đô thị 2- CX.2: có diện tích 15,65ha, gồm: Sông Châu, phần diện tích thuộc khu vực quy hoạch: 11,06ha; Đê sông Châu có diện tích 4,02ha.

3) Đất cây xanh đô thị 3- CX.3:  có diện tích 22,43ha, gồm: Sông Châu, phần diện tích thuộc khu vực quy hoạch: 17,86ha; Đê sông Châu và bãi ven sông có diện tích 4,57ha.

4) Đất cây xanh đô thị 4- CX.4: có diện tích 37,09ha, được phân thành:

- Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị: ¤ đất CX4-CCĐT.1 có diện tích 1,69ha. Tại đây dự kiến bố trí công trình nhà hát của đô thị. Đây là công trình điểm nhấn của công viên, điểm kết thúc của trục không gian rộng 150m.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: ¤ đất CX4-DT1 có diện tích 0,51ha, là đất của chùa Quang ấm. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
- Khu đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị CX4-CXĐT.1 có diện tích 34,89ha, Tại đây dành diện tích khoảng 23,50ha làm hồ điều hoà và cảnh quan. 

Khu đất cây xanh sủ dụng công cộng cấp đô thị – CX4 là công viên trung tâm chính của Khu đô thị. Xung quanh công viên bố trí các công trình quan trọng bậc nhất của đô thị: Trung tâm dịch vụ thương mại, Rạp chiếu bóng, bảo tàng, nhà văn hoá... 

5) Đất cây xanh đô thị 5- CX.5:  có diện tích 62,32ha, được phân thành:

- Đất trung tâm thể dục thể thao: ¤ đất CX5-CCĐT.1 có diện tích 16,23ha. Tại đây dự kiến bố trí công trình thể dục thể thao như nhà thi đấu, bể bơi có mái...

- Sân vận động trung tâm; ¤ đất CX5-CCĐT.2 có diện tích 28,43ha. Tại đây bố trí công trình sân vận động quy mô quốc gia, có thể tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế.

- Đất cây xanh kết hợp với các sân thể thao cơ bản: ¤ đất CX5-CCĐT.3 có diện tích 7,64ha.

- Đất giao thông CX5-GT: đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 10,02ha.

6) Đất cây xanh đô thị 6- CX.6:  có diện tích 28,19ha, gồm: 

- Hồ cảnh quan và điều hoà có diện tích khoảng 10,27ha.

- Đất cây xanh có diện tích 17,92ha. Tại đây xây dựng trung tâm triển lãm.

Hai khu đất cây xanh đô thị CX5 và CX6 tạo thành một trong ba công viên chính của đô thị với tính chất là công viên thể thao – triển lãm.

7) Đất cây xanh đô thị 7- CX.7:  có diện tích 11,90ha, là diện tích cây xanh cách ly dọc đường cao tốc.

8) Đất cây xanh đô thị 8- CX.8:  có diện tích 7,65ha, gồm:

- ¤ đất CX8-DT1 có diện tích 0,67ha, là đất chùa Phú Thứ. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
- ¤ đất CX8-CXCL1 có diện tích 6,98ha, là diện tích cây xanh cách ly dọc đường liên vùng. 

9) Đất cây xanh đô thị 9-CX.9:  có diện tích 12,51ha, gồm:

- ¤ đất CX9-DT1 có diện tích 0,21ha, là đất chùa Đại Cầu. Đây là các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 
- ¤ đất CX9-CXCL1 có diện tích 1,77ha; ¤ đất CX9-CXCL2 có diện tích 10,48ha. Đây là đất mương, cây xanh cách ly bảo vệ mương dọc đưòng sắt.

- Đất giao thông CX9-GT: đường phân khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 17,5m trở lên có diện tích 0,05ha.

4.4.4 Đất thực hiện theo dự án riêng  
Đất thực hiện theo dự án riêng có diện tích 101,85ha. Đây là các dự án có quy mô lớn, hoạt động tương đối độc lập với Khu đô thị:
- Dự án CEO – Dự án phát triển khu đô thị sinh thái có quy mô trong phạm vi khu vực quy hoạch khoảng 95,94ha trong đó diện tích sông Châu khoảng 2,58ha.

- Dự án Trạm dịch vụ dọc đường cao tốc có diện tích 5,91ha.

4.4.5 Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị và đất giao thông đô thị và khu vực  
1) Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 5,41ha, gồm:

- Đất xây dựng trạm bơm, gồm: ¤ đất ký hiệu HTKT1 có diện tích 0,94 ha; ¤ đất HTKT2 có diện tích 0,70ha.

- Đất xây dựng trạm xăng, dầu: ¤ đất ký hiệu HTKT3 có diện tích 0,23 ha; ¤ đất HTKT4 có diện tích 0,40ha. Tại đây bố trí một trạm cứu hoả của đô thị.

- Đất xây dựng trạm xử lý nước thải và thu gom rác thải: ¤ đất ký hiệu HTKT5 có diện tích 3,14 ha.

2) Đất giao thông đô thị và khu vực có diện tích 74,55ha, gồm:

- Bến xe liên tỉnh: ¤ đất ký hiệu GT-BX có diện tích 4,16 ha.

- Đất giao thông đô thị và khu vực có diện tích 70,39ha.

Chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của các ô đất được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất khu vực quy hoạch

	TT
	Ký hiệu ô đất
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (ha)
	M§

XD (%)
	Số tầng
	DT sàn (m2)
	Nguêi

(ngµn.ng)

	1
	TT.1
	Khu vực TT hành chính, dịch vụ đô thị 1
	46,68
	24,24
	9,8
	1113365
	 

	1.1
	TT.1-CC§T.1
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	5,23
	40
	7
	146440
	 

	1.2
	TT.1-CC§T.2
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	4,03
	40
	7
	112840
	 

	1.3
	TT.1-CC§T.3
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	3,72
	40
	9
	133920
	 

	1.4
	TT.1-CC§T.4
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	3,99
	40
	7
	111720
	 

	1.5
	TT.1-CC§T.5
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	5,24
	40
	7
	146720
	 

	1.6
	TT.1-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	3,81
	35
	19
	253365
	 

	1.7
	TT.1-HH.2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	2,35
	35
	25
	205625
	 

	1.8
	TT.1-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	5,47
	5
	1
	2735
	 

	1.9
	TT.1-CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	1,36
	0
	0
	0
	 

	1.10
	TT.1-CX§T.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	0,58
	0
	0
	0
	 

	1.11
	TT.1-P.1
	BÃI đỗ xe
	1,08
	 
	 
	 
	 

	1.12
	TT.1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	9,82
	 
	 
	 
	 

	2
	TT.2
	Khu vựcTT hành chính, dịch vụ đô thị 2
	29,14
	25,66
	10,6
	792280
	 

	2.1
	TT.2-CC§T.1
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	3,72
	40
	7
	104160
	 

	2.2
	TT.2-CC§T.2
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	2,45
	40
	7
	68600
	 

	2.3
	TT.2-CC§T.3
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	2,30
	40
	9
	82800
	 

	2.4
	TT.2-CC§T.4
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	2,39
	40
	7
	66920
	 

	2.5
	TT.2-CC§T.5
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị
	3,64
	40
	7
	101920
	 

	2.6
	TT.2-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	4,18
	35
	25
	365750
	 

	2.7
	TT.2-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	0,82
	0
	0
	0
	 

	2.8
	TT.2-CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	4,26
	5
	1
	2130
	 

	2.9
	TT.2-CX§T.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	0,58
	0
	0
	0
	 

	2.10
	TT.2-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,50
	 
	 
	 
	 

	2.11
	TT1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	4,30
	 
	 
	 
	 

	3
	TT.3
	Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị 3
	13,96
	21,48
	14,4
	431220
	 

	3.1
	TT.3-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,05
	40
	15
	183000
	 

	3.2
	TT.3-HH.2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	1,88
	35
	19
	125020
	 

	3.3
	TT.3-HH.3
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	2,80
	40
	11
	123200
	 

	3.4
	TT.3-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	1,29
	0
	0
	0
	 

	3.5
	TT.3-CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	2,32
	0
	0
	0
	 

	3.6
	TT.3-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,52
	 
	 
	 
	 

	3.7
	TT1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	2,10
	 
	 
	 
	 

	4
	TT.4
	Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị 4
	25,13
	27,83
	8,3
	582110
	 

	4.1
	TT.4-CC§T.1
	Đất công trình dịch vụ đô thị- Rạp chiếu bóng
	2,04
	40
	3
	24480
	 

	4.2
	TT.4-CC§T.2
	Đất công trình dịch vụ đô thị- Bảo tàng
	3,73
	40
	3
	44760
	 

	4.3
	TT.4-CC§T.3
	Đất công trình dịch vụ đô thị- Nhà văn hoá, cung thiếu nhi
	3,00
	40
	3
	36000
	 

	4.4
	TT.4-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,34
	35
	19
	222110
	 

	4.5
	TT.4-HH.2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	5,79
	40
	11
	254760
	 

	4.6
	TT.4-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	2,92
	0
	0
	0
	 

	4.7
	TT1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	4,31
	 
	 
	 
	 

	5
	TT.5
	Khu vực trung tâm dịch vụ đô thị 5
	12,21
	22,76
	15,7
	437225
	 

	5.1
	TT.5-HH.1
	Đất phát triển hỗn hợp TMDV, văn phòng
	1,45
	35
	19
	96425
	 

	5.2
	TT.5-HH.2
	Đất phát triển hỗn hợp TMDV, văn phòng
	2,33
	40
	15
	139800
	 

	5.3
	TT.5-HH.3
	Đất phát triển hỗn hợp TMDV, văn phòng
	3,35
	40
	15
	201000
	 

	5.4
	TT.5-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	2,02
	0
	0
	0
	 

	5.5
	TT.5-CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	1,35
	0
	0
	0
	 

	5.6
	TT.5-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,98
	 
	 
	 
	 

	5.7
	TT1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	0,73
	 
	 
	 
	 

	6
	§VO.1
	Đơn vị ở 1
	105,18
	20,58
	3,3
	717340
	9,95

	6.1
	§VO.1-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND ph​ường
	0,23
	40
	3
	2760
	 

	6.2
	§VO.1-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,23
	40
	3
	2760
	 

	6.3
	§VO.1-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ
	0,43
	40
	3
	5160
	 

	6.4
	§VO.1-CC§T.1
	Công cộng đô thị (thực hiện theo dự án riêng)
	1,17
	40
	5
	23400
	 

	6.5
	§VO.1-CC§T.2
	Công trình hành chính đô thị và ngoài đô thị (Sở TN -MT)
	0,61
	40
	7
	17080
	 

	6.6
	§VO.1-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	2,52
	40
	15
	151200
	 

	6.7
	§VO.1-HH.2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,29
	40
	5
	65800
	 

	6.8
	§VO.1-NT.1
	Nhà trẻ 1
	1,04
	25
	3
	7800
	 

	6.9
	§VO.1-NT.2
	Nhà trẻ 2
	0,43
	25
	3
	3225
	 

	6.10
	§VO.1-TH
	Tr​ường tiểu học
	0,98
	25
	3
	7350
	 

	6.11
	§VO.1-THCS
	Tr​ường trung học cơ sở
	0,86
	25
	3
	6450
	 

	6.12
	§VO.1-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	2,28
	35
	2,5
	19950
	0,46

	6.13
	§VO.1-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	6,51
	35
	2,5
	56963
	1,30

	6.14
	§VO.1-LX.3
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,75
	35
	2,5
	15313
	0,35

	6.15
	§VO.1-LX.4
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	7,04
	35
	2,5
	61600
	1,41

	6.16
	§VO.1-LX.5
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	0,64
	35
	2,5
	5600
	0,13

	6.17
	§VO.1-LX.6
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	3,89
	35
	2,5
	34038
	0,78

	6.18
	§VO.1-NO.1
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	2,13
	35
	2,5
	18638
	0,47

	6.19
	§VO.1-NO.2
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	1,41
	35
	2,5
	12338
	0,31

	6.20
	§VO.1-NO.3
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	4,69
	35
	2,5
	41038
	1,04

	6.21
	§VO.1-NO.4
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	3,27
	35
	2,5
	28613
	0,73

	6.22
	§VO.1-NO.5
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	1,92
	35
	2,5
	16800
	0,43

	6.23
	§VO.1-NO.6
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	1,06
	35
	2,5
	9275
	0,24

	6.24
	§VO.1-NO.7
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	2,27
	35
	2,5
	19863
	0,50

	6.25
	§VO.1-NO.8
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	3,48
	35
	2,5
	30450
	0,77

	6.26
	§VO.1-NO.9
	Đất ở mới - Nhà ở có v​ườn (ven đê)
	0,67
	40
	2,5
	6700
	0,15

	6.27
	§VO.1-NO.10
	Đất ở mới - Nhà ở có v​ườn (ven đê)
	0,61
	40
	2,5
	6100
	0,14

	6.28
	§VO.1-NO.11
	Đất ở mới - Nhà ở có v​ườn (ven đê)
	2,45
	40
	2,5
	24500
	0,54

	6.29
	§VO.1-NO.12
	Đất ở mới - Nhà ở có v​ườn (ven đê)
	0,90
	40
	2,5
	9000
	0,20

	6.30
	§VO.1-DT.1
	Chùa Hoà Lạc
	0,10
	5
	1
	50
	 

	6.31
	§VO.1-DT.2
	Chùa Hoà Lạc
	0,40
	5
	1
	200
	 

	6.32
	§VO.1-DT.3
	Đình Đình Tràng
	0,17
	5
	1
	85
	 

	6.33
	§VO.1-CX§VO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,03
	0
	0
	0
	 

	6.34
	§VO.1-CX§VO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,23
	0
	0
	0
	 

	6.35
	§VO.1-CX§VO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,26
	0
	0
	0
	 

	6.36
	§VO.1-CX§VO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở -Sân luyện tập
	0,46
	5
	1
	230
	 

	6.37
	§VO.1-CX§VO.5
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở (theo DA riêng)
	0,45
	0
	0
	0
	 

	6.38
	§VO.1-CX§VO.6
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	4,08
	1,92
	1,0
	785
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh
	1,57
	5
	1
	785
	 

	6.39
	§VO.1-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị (theo DA riêng)
	5,88
	3,06
	1,0
	1800
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh
	3,60
	5
	1
	1800
	 

	6.40
	§VO.1-CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	5,45
	5
	1
	2725
	 

	6.41
	§VO.1-CX§T.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	3,41
	5
	1
	1705
	 

	6.42
	§VO.1-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,52
	 
	 
	 
	 

	6.43
	§VO.1-P.2
	Bãi đỗ xe
	1,28
	 
	 
	 
	 

	6.44
	§VO.1-P.3
	Bãi đỗ xe
	0,91
	 
	 
	 
	 

	6.45
	§VO.1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,0m trở lên)
	21,79
	 
	 
	 
	 

	7
	§VO.2
	Đơn vị ở 2
	99,40
	22,43
	5,1
	1142050
	9,20

	7.1
	§VO.2-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND ph​ường
	0,24
	40
	3
	2880
	 

	7.2
	§VO.2-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,24
	40
	3
	2880
	 

	7.3
	§VO.2-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ
	0,44
	40
	3
	5280
	 

	7.4
	§VO.2-CC§VO.4
	Công cộng đơn vị ở - dịch vụ th​ương mại
	2,63
	40
	3
	31560
	 

	7.5
	§VO.2-BV
	Công cộng cấp đô thị - Bệnh viện đa khoa
	2,95
	16,69
	5
	24625
	 

	 
	 
	Bệnh viện
	1,97
	25
	5
	24625
	 

	 
	 
	Cây xanh cách ly
	0,98
	0
	0
	0
	 

	7.6
	§VO.2-CC§T.1
	Công cộng cấp đô thị – bến tàu Sông Châu
	0,88
	40
	5
	17600
	 

	7.7
	§VO.2-HH1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	1,32
	40
	15
	79200
	 

	7.8
	§VO.2-HH2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,32
	35
	21
	244020
	 

	7.9
	§VO.2-HH3
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	2,01
	40
	15
	120600
	 

	7.10
	§VO.2-NT.1
	Nhà trẻ 1 (thực hiện theo DA riêng)
	0,46
	25
	3
	3450
	 

	7.11
	§VO.2-NT.2
	Nhà trẻ 2
	0,86
	25
	3
	6450
	 

	7.12
	§VO.2-TH
	Tr​ường tiểu học
	0,94
	25
	3
	7050
	 

	7.13
	§VO.2-THCS
	Trư​ờng trung học cơ sở (hiện có)
	2,35
	25
	3
	17625
	 

	7.14
	§VO.2-THPT
	Tr​ường trung học phổ thông
	1,56
	25
	3
	11700
	 

	7.15
	§VO.2-CD.1
	Tr​ường CĐ Phát thanh TH (theo DA riêng)
	3,28
	25
	5
	41000
	 

	7.16
	§VO.2-CD.2
	KTX  tr​ường CĐ Phát thanh TH (theo DA riêng)
	4,38
	40
	5
	87600
	 

	7.17
	§VO.2-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,27
	35
	2,5
	11113
	0,25

	7.18
	§VO.2-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	6,47
	35
	2,5
	56613
	1,29

	7.19
	§VO.2-LX.3
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH 
	5,13
	35
	2,5
	44888
	1,03

	7.20
	§VO.2-LX.4
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	3,67
	35
	2,5
	32113
	0,73

	7.21
	§VO.2-NO.1
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn (theo DA riêng)
	2,81
	35
	2,5
	24588
	0,62

	7.22
	§VO.2-NO.2
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có vư​ờn
	4,38
	35
	2,5
	38325
	0,97

	7.23
	§VO.2-NO.3
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có vư​ờn (theo DA riêng)
	2,21
	35
	2,5
	19338
	0,49

	7.24
	§VO.2-NO.4
	Đất ở mới - Chung c​ư
	2,92
	40
	11
	128480
	2,63

	7.25
	§VO.2-NO.5
	Đất ở mới - Nhà ở có vư​ờn (ven đê)
	2,17
	40
	2,5
	21700
	0,48

	7.26
	§VO.2-NO.6
	Đất ở mới - Nhà ở có v​ườn (ven đê)
	1,32
	40
	2,5
	13200
	0,29

	7.27
	§VO.2-NO.7
	Đất ở mới - Nhà ở có vư​ờn (ven đê)
	1,78
	40
	2,5
	17800
	0,40

	7.28
	§VO.2-DT.1
	Đình Quang ấm
	0,49
	5
	1
	245
	 

	7.29
	§VO.2-DT.2
	Chùa Quang ấm
	0,14
	5
	1
	70
	 

	7.30
	§VO.2-DT.3
	Đất tôn giáo, tín ng​ỡng - Nhà thờ đạo
	0,06
	5
	1
	30
	 

	7.31
	§VO.2-CX§VO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	2,30
	5
	1
	1150
	 

	7.32
	§VO.2-CX§VO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,38
	0
	0
	0
	 

	7.33
	§VO.2-CX§VO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,25
	0
	0
	0
	 

	7.34
	§VO.2-CX§VO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	6,35
	3,96
	1,0
	2515
	 

	
	 
	Mặt n​ước
	1,32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh - sân luyện tập 
	5,03
	5
	1
	2515
	 

	7.35
	§VO.2-CX§VO.5
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	3,81
	2,28
	1,0
	870
	 

	 
	 
	Mặt n​ước
	2,07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh 
	1,74
	5
	1
	870
	 

	7.36
	§VO.2-CX§VO.6
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị Ở-CX cách ly
	0,40
	0,00
	0
	0
	 

	7.37
	§VO.2-CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	1,51
	0
	0
	0
	 

	7.38
	§VO.2-P.1
	BÃI đỗ xe
	0,48
	 
	 
	 
	 

	7.49
	§VO.2-P.2
	BÃI đỗ xe
	1,07
	 
	 
	 
	 

	7.40
	§VO.2-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,0m trở lên)
	20,17
	 
	 
	 
	 

	8
	§VO.3
	Đơn vị ở 3
	47,28
	27,15
	4,5
	577288
	10,09

	8.1
	§VO.3-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND ph​ường
	0,26
	40
	3
	3120
	 

	8.2
	§VO.3-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,26
	40
	3
	3120
	 

	8.3
	§VO.3-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ
	0,66
	40
	3
	7920
	 

	8.4
	§VO.3-NT.1
	Nhà trẻ 1
	0,44
	25
	3
	3300
	 

	8.5
	§VO.3-NT.2
	Nhà trẻ 2
	0,35
	25
	3
	2625
	 

	8.6
	§VO.3-TH
	Tr​ường tiểu học
	1,21
	25
	3
	9075
	 

	8.7
	§VO.3-THCS
	Trư​ờng trung học cơ sở
	0,84
	25
	3
	6300
	 

	8.8
	§VO.3-THPT
	Tr​ường trung học phổ thông
	2,10
	25
	3
	15750
	 

	8.9
	§VO.3-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,59
	35
	2,5
	13913
	0,27

	8.10
	§VO.3-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	14,16
	35
	2,5
	123900
	2,36

	8.11
	§VO.3-LX.3
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	0,49
	35
	2,5
	4288
	0,08

	8.12
	§VO.3-NO.1
	Đất ở mới - Chung c​ư
	2,25
	40
	9
	81000
	1,58

	8.13
	§VO.3-NO.2
	Đất ở mới - Chung c​ư
	4,04
	40
	9
	145440
	2,83

	8.14
	§VO.3-NO.3
	Đất ở mới - Chung c​ư
	3,26
	40
	9
	117360
	2,28

	8.15
	§VO.3-NO.4
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có vườn
	1,84
	35
	2,5
	16100
	0,31

	8.16
	§VO.3-NO.5
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	1,33
	35
	2,5
	11638
	0,22

	8.17
	§VO.3-NO.6
	Đất ở mới - Nhà ở có vư​ờn
	1,04
	35
	3
	10920
	0,17

	8.18
	§VO.3-DT.1
	Đình Làng Quỳnh
	0,17
	5
	1
	85
	 

	8.19
	§VO.3-DT.2
	Đất tôn giáo, tín ng​ỡng - Miếu
	0,07
	5
	1
	35
	 

	8.20
	§VO.3-CX§VO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,71
	5
	1
	355
	 

	8.21
	§VO.3-CX§VO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,34
	5
	1
	170
	 

	8.22
	§VO.3-CX§VO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở -Sân luyện tập
	1,00
	5
	1
	500
	 

	8.23
	§VO.3-CX§VO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,75
	5
	1
	375
	 

	8.24
	§VO.3-P.1
	Bãi đỗ xe
	1,00
	 
	 
	 
	 

	8.25
	§VO.3-P.2
	Bãi đỗ xe
	0,45
	 
	 
	 
	 

	8.26
	§VO.3-P.3
	Bãi đỗ xe
	0,48
	 
	 
	 
	 

	8.27
	§VO.3-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	6,19
	 
	 
	 
	 

	9
	§VO.4
	Đơn vị ở 4
	76,59
	23,11
	7,5
	1334973
	10,55

	9.1
	§VO.4-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND phường
	0,24
	40
	3
	2880
	 

	9.2
	§VO.4-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,23
	40
	3
	2760
	 

	9.3
	§VO.4-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ, thư​ơng mại 
	1,64
	40
	3
	19680
	 

	9.4
	§VO.4-HH.1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	1,82
	35
	19
	121030
	 

	9.5
	§VO.4-HH.2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	1,48
	40
	15
	88800
	 

	9.6
	§VO.4-HH.3
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	1,95
	40
	15
	117000
	 

	9.7
	§VO.4-HH.4
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	5,36
	35
	21
	393960
	 

	9.8
	§VO.4-NT.1
	Nhà trẻ 1
	0,63
	25
	3
	4725
	 

	9.9
	§VO.4-NT.2
	Nhà trẻ 2
	0,52
	25
	3
	3900
	 

	9.10
	§VO.4-TH
	Tr​ường tiểu học
	0,95
	25
	3
	7125
	 

	9.11
	§VO.4-THCS
	Trư​ờng trung học cơ sở
	1,07
	25
	3
	8025
	 

	9.12
	§VO.4-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	4,39
	35
	2,5
	38413
	0,73

	9.13
	§VO.4-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,28
	35
	2,5
	11200
	0,21

	9.14
	§VO.4-LX.3
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,61
	35
	2,5
	14088
	0,27

	9.15
	§VO.4-NO.1
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có vư​ờn
	1,95
	35
	2,5
	17063
	0,33

	9.16
	§VO.4-NO.2
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có vư​ờn
	3,09
	35
	2,5
	27038
	0,52

	9.17
	§VO.4-NO.3
	Đất ở mới - Chung c​ư
	1,49
	40
	7
	41720
	0,75

	9.18
	§VO.4-NO.4
	Đất ở mới - Chung cư​, biệt thự
	3,40
	35
	5
	59500
	1,13

	9.19
	§VO.4-NO.5
	Đất ở mới - Chung cư​, biệt thự
	3,87
	35
	5
	67725
	1,29

	9.20
	§VO.4-NO.6
	Đất ở mới - Chung c​ư
	5,05
	35
	9
	159075
	3,09

	9.21
	§VO.4-NO.7
	Đất ở mới - Chung cư, biệt thự
	2,96
	40
	7
	82880
	1,48

	9.22
	§VO.4-NO.8
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	1,59
	35
	2,5
	13913
	0,27

	9.23
	§VO.4-NO.9
	Đất ở mới - Chung c​ư
	1,45
	35
	5
	25375
	0,48

	9.24
	§VO.4-DT.1
	Chùa L​ương Cổ
	0,40
	5
	1
	200
	 

	9.25
	§VO.4-DT.2
	Chùa Lư​ơng Cổ
	0,48
	5
	1
	240
	 

	9.26
	§VO.4-DT.3
	Đình L​ương Cổ
	0,55
	5
	1
	275
	 

	9.27
	§VO.4-DT.4
	Đình Làng Hoàng Vân
	0,15
	5
	1
	75
	 

	9.28
	§VO.4-DT.5
	Chùa  Hoàng Vân
	0,27
	5
	1
	135
	 

	9.29
	§VO.4-CXDVO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	3,11
	5
	1
	1555
	 

	9.30
	§VO.4-CXDVO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,29
	5
	1
	645
	 

	9.31
	§VO.4-CXDVO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	2,61
	5
	1
	1305
	 

	9.32
	§VO.4-CXDVO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở -Sân luyện tập
	2,35
	5
	1
	1175
	 

	9.33
	§VO.4-CXDVO.5
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,41
	5
	1
	705
	 

	9.33
	§VO.4-CXDVO.6
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,58
	5
	1
	790
	 

	9.36
	§VO.4-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,76
	 
	 
	 
	 

	9.37
	§VO.4-P.2
	Bãi đỗ xe
	0,54
	 
	 
	 
	 

	9.39
	§VO.4-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	13,07
	 
	 
	 
	 

	10
	§VO.5
	Đơn vị ở 5
	77,72
	24,99
	4,6
	898068
	10,26

	10.1
	§VO.5-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND phư​ờng
	0,24
	40
	3
	2880
	 

	10.2
	§VO.5-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,24
	40
	3
	2880
	 

	10.3
	§VO.5-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ
	0,99
	40
	3
	11880
	 

	10.4
	§VO.5-CC§T
	Công cộng đô thị
	2,93
	40
	7
	82040
	 

	10.5
	§VO.5-HH1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,65
	35
	17
	217175
	 

	10.6
	§VO.5-NT1
	Nhà trẻ 1
	0,49
	25
	3
	3675
	 

	10.7
	§VO.5-NT2
	Nhà trẻ 2
	0,54
	25
	3
	4050
	 

	10.8
	§VO.5-TH
	Tr​ường tiểu học
	0,99
	25
	3
	7425
	 

	10.9
	§VO.5-THCS
	Tr​ường trung học cơ sở
	0,81
	25
	3
	6075
	 

	10.10
	§VO.5-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	1,03
	35
	2,5
	9013
	0,17

	10.11
	§VO.5-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	2,87
	35
	2,5
	25113
	0,48

	10.12
	§VO.5-LX.3
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	9,71
	35
	2,5
	84963
	1,62

	10.13
	§VO.5-LX.4
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	7,81
	35
	2,5
	68338
	1,30

	10.14
	§VO.5-NO.1
	Đất ở mới - Chung c​ư
	2,71
	40
	7
	75880
	1,36

	10.15
	§VO.5-NO.2
	Đất ở mới - Chung c​ư
	2,19
	40
	7
	61320
	1,10

	10.16
	§VO.5-NO.3
	Đất ở mới - Chung c​ư
	1,79
	40
	7
	50120
	0,90

	10.17
	§VO.5-NO.4
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	2,01
	35
	2,5
	17588
	0,34

	10.18
	§VO.5-NO.5
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	2,25
	35
	2,5
	19688
	0,38

	10.19
	§VO.5-NO.6
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	3,74
	35
	2,5
	32725
	0,62

	10.20
	§VO.5-NO.7
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	2,13
	35
	2,5
	18638
	0,36

	10.21
	§VO.5-NO.8
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	0,96
	35
	2,5
	8400
	0,16

	10.22
	§VO.5-NO.9
	Đất ở mới - Chung c​ư
	3,00
	40
	7
	84000
	1,50

	10.23
	§VO.5-DT.1
	Đình Phú Thứ
	0,17
	5
	1
	85
	 

	10.24
	§VO.5-DT.2
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng - Miếu
	0,05
	5
	1
	25
	 

	10.25
	§VO.5-CXDVO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,59
	5
	1
	295
	 

	10.26
	§VO.5-CXDVO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở -Sân luyện tập
	1,51
	5
	1
	755
	 

	10.27
	§VO.5-CXDVO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	2,57
	5
	1
	1285
	 

	10.28
	§VO.5-CXDVO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,09
	5
	1
	545
	 

	10.29
	§VO.5-CXDVO.5
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở - CX cách ly
	0,36
	 
	 
	 
	 

	10.30
	§VO.5-CXDVO.6
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	2,43
	5
	1
	1215
	 

	10.31
	§VO.5-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,93
	 
	 
	 
	 

	10.32
	§VO.5-P.2
	Bãi đỗ xe
	0,35
	 
	 
	 
	 

	10.33
	§VO.5-P.3
	Bãi đỗ xe
	1,32
	 
	 
	 
	 

	10.34
	§VO.5-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	13,27
	 
	 
	 
	 

	11
	§VO.6
	Đơn vị ở 6
	59,17
	25,18
	5,6
	837853
	9,71

	11.1
	§VO.6-CC§VO.1
	Công cộng đơn vị ở - UBND phư​ờng
	0,21
	40
	3
	2520
	 

	11.2
	§VO.6-CC§VO.2
	Công cộng đơn vị ở - Trạm y tế
	0,21
	40
	3
	2520
	 

	11.3
	§VO.6-CC§VO.3
	Công cộng đơn vị ở - chợ
	1,09
	40
	3
	13080
	 

	11.4
	§VO.6-HH1
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	3,34
	40
	9
	120240
	 

	11.5
	§VO.6-HH2
	Đất công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, VP
	5,82
	40
	9
	209520
	 

	11.6
	§VO.6-NT1
	Nhà trẻ 1
	0,51
	25
	3
	3825
	 

	11.7
	§VO.6-NT2
	Nhà trẻ 2
	0,43
	25
	3
	3225
	 

	11.8
	§VO.6-TH
	Trư​ờng tiểu học
	1,25
	25
	3
	9375
	 

	11.9
	§VO.6-THCS
	Tr​ường trung học cơ sở
	1,08
	25
	3
	8100
	 

	11.10
	§VO.6-LX.1
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	2,10
	35
	2,5
	18375
	0,38

	11.11
	§VO.6-LX.2
	Đất làng xóm chỉnh trang theo QH
	4,93
	30
	2,5
	36975
	0,90

	11.12
	§VO.6-NO.1
	Đất ở mới - Chung c​ư
	0,91
	40
	9
	32760
	0,64

	11.13
	§VO.6-NO.2
	Đất ở mới - Chung c​ư
	3,19
	40
	9
	114840
	2,23

	11.14
	§VO.6-NO.3
	Đất ở mới - Chung c​ư
	3,48
	40
	11
	153120
	3,13

	11.15
	§VO.6-NO.4
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	1,97
	35
	2,5
	17238
	0,39

	11.16
	§VO.6-NO.5
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	2,93
	35
	2,5
	25638
	0,59

	11.17
	§VO.6-NO.6
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	2,43
	35
	2,5
	21263
	0,49

	11.18
	§VO.6-NO.7
	Đất ở mới - Biệt thự, nhà ở có v​ườn
	4,80
	35
	2,5
	42000
	0,96

	11.20
	§VO.6-DT.1
	Đình Đại Cầu
	0,22
	5
	1
	110
	 

	11.20
	§VO.6-CXDVO.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,52
	5
	1
	260
	 

	11.21
	§VO.6-CXDVO.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	1,93
	5
	1
	965
	 

	11.22
	§VO.6-CXDVO.3
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,73
	5
	1
	365
	 

	11.23
	§VO.6-CXDVO.4
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở -Sân luyện tập
	2,43
	5
	1
	1215
	 

	11.24
	§VO.6-CXDVO.5
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	0,65
	5
	1
	325
	 

	11.25
	§VO.6-P.1
	Bãi đỗ xe
	0,57
	 
	 
	 
	 

	11.26
	§VO.6-P.2
	Bãi đỗ xe
	0,48
	 
	 
	 
	 

	11.27
	§VO.6-P.3
	Bãi đỗ xe
	0,33
	 
	 
	 
	 

	11.28
	§VO.6-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	10,63
	 
	 
	 
	 

	12
	CX.1
	Đất cây xanh đô thị 1
	38,81
	1,98
	1,0
	7670
	 

	12.1
	CX1- CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	13,94
	2,47
	1,0
	3440
	0

	 
	 
	Hồ 
	7,06
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đất cây xanh
	6,88
	5
	1
	3440
	 

	12.2
	CX1- CX§T.2
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị (theo DA riêng)
	15,18
	2,79
	1,0
	4230
	0

	 
	 
	Hồ 
	6,72
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cây xanh
	8,46
	5
	1
	4230
	 

	12.3
	CX1- CXCL1
	M​ương và hành lang cây xanh bảo vệ m​ương
	7,51
	 
	 
	0
	 

	12.4
	CX.1-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	2,18
	 
	 
	 
	 

	13
	CX.2
	Cây xanh đô thị 2
	15,65
	0,00
	0
	0
	0

	13.1
	CX2- CX§T.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	15,08
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sông Châu
	11,06
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đê sông Châu, cầu qua sông
	4,02
	 
	 
	 
	 

	13.2
	CX2- CXCL1
	Cây xanh cách ly
	0,57
	0
	0
	0
	 

	14
	CX.3
	Cây xanh đô thị 3
	22,43
	0,00
	0
	0
	0

	 
	 
	Sông Châu
	17,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đê sông Châu, bãI đất ven sông
	4,57
	0
	0
	0
	 

	15
	CX.4
	Cây xanh đô thị 4
	37,09
	3,43
	2,1
	26230
	 

	15.1
	CX.4- CC§T.1
	Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị - Nhà hát
	1,69
	40
	3
	20280
	 

	15.2
	CX.4- DT.1
	Chùa Quang ấm
	0,51
	5
	1
	255
	 

	15.3
	CX.4- CXDT.1
	Đất CX sử dụng công cộng cấp đô thị
	34,89
	1,63
	1,0
	5695
	0

	 
	 
	Hồ 
	23,50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cây xanh
	11,39
	5
	1
	5695
	 

	16
	CX.5
	Cây xanh đô thị 5
	62,32
	14,95
	1,0
	93140
	 

	16.1
	CX.5- CX§T.1
	Trung tâm thể dục thể thao
	16,23
	20
	1
	32460
	 

	16.2
	CX.5- CX§T.2
	Sân vận động
	28,43
	20
	1
	56860
	 

	16.3
	CX.5- CX§T.3
	Cây xanh -sân thể thao cơ bản
	7,64
	5
	1
	3820
	 

	16.4
	CX.5-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	10,02
	 
	 
	 
	 

	17
	CX.6
	Cây xanh đô thị 6
	28,19
	12,71
	1,0
	35840
	 

	
	 
	Hồ
	10,27
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Cây xanh - trung tâm triển lãm
	17,92
	20
	1
	35840
	 

	18
	CX.7
	CX đô thị 7-CX cách ly dọc đ​ường cao tốc
	11,90
	0,00
	0
	0
	0

	19
	CX.8
	Cây xanh đô thị 8 - CX cách ly
	7,65
	0,44
	1,0
	335
	 

	19.1
	CX.8- DT.1
	Đất tôn giáo, tín ng​ưỡng – Chùa Phú Thứ
	0,67
	5
	1
	335
	 

	19.2
	CX8- CXCL1
	Cây xanh
	6,98
	0
	0
	0
	 

	20
	CX.9
	Cây xanh đô thị 9
	12,51
	0,08
	 
	105
	0

	20.1
	CX.9- DT.1
	Chùa Đại Cầu
	0,21
	5
	1
	105
	 

	20.2
	CX9- CXCL1
	Mư​ơng và hành lang CX cách ly bảo vệ mư​ơng
	1,77
	 
	 
	 
	 

	20.3
	CX9- CXCL2
	M​ương và hành lang CX cách ly bảo vệ mư​ơng
	10,48
	 
	 
	 
	 

	20.4
	CX.9-GT
	Giao thông ngoài ô đất (từ 17,5m trở lên)
	0,05
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Đất thực hiện theo dự án riêng
	101,85
	 
	 
	 
	 

	21.1
	 
	Dự án CEO
	95,94
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trong đê
	91,80
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sông Châu
	2,58
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Đê sông Châu, bãi đất ven sông
	1,56
	 
	 
	 
	 

	21.2
	 
	Dự án Trạm dịch vụ dọc đ​ường cao tốc
	5,91
	 
	 
	 
	 

	22
	HTKT
	Đất công trình đầu mối HTKT đô thị
	5,41
	2,33
	1,0
	1260
	 

	22.1
	HTKT.1
	Trạm bơm 1
	0,94
	 
	 
	 
	 

	22.2
	HTKT.2
	Trạm bơm 2
	0,70
	 
	 
	 
	 

	22.3
	HTKT.3
	Trạm xăng dầu 1
	0,23
	20
	1
	460
	 

	22.4
	HTKT.4
	Trạm xăng dầu 2
	0,40
	20
	1
	800
	 

	22.5
	HTKT.5
	Trạm xử lý n​ước thải và thu gom rác thải
	3,14
	 
	 
	 
	 

	23
	GT
	Đất giao thông đô thị và khu vực
	74,55
	20
	1
	8320
	 

	 
	GT-BX
	Bến xe khách liên tỉnh
	4,16
	20
	1
	8320
	 

	 
	 
	Giao thông đô thị và khu vực
	70,39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	1010,82
	17,20
	5,8
	9036670
	59,75


Tổng hợp chỉ tiêu Quy hoạch- Kiến trúc 
	A
	Chỉ tiêu về đất đai (ha)
	Quy mô
	Tỷ lệ chiếm đất (%)

	1
	Khu vực quy hoạch
	1010,82
	100,0

	1.1
	Đất xây dựng công trình dịch vụ đô thị và ngoài đô thị
	96,79
	9,58

	 
	Công trình hành chính cấp của đô thị và ngoài đô thị
	37,32
	 

	 
	Công trình hành chính cấp đơn vị ở
	1,42
	 

	 
	Đất công cộng dịch vụ cấp đô thị và ngoài đô thị
	17,41
	 

	 
	Đất công cộng dịch vụ cấp đơn vị ở
	9,29
	 

	 
	Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở
	20,03
	 

	 
	Tr​ường phổ thông trung học
	3,66
	 

	 
	Trường cao đẳng
	7,66
	 

	1.2
	Đất xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp TMDV, văn phòng
	70,21
	6,95

	1.3
	Đất xây dựng nhà ở
	212,17
	20,99

	 
	Đất ở hiện có chỉnh trang theo quy hoạch
	90,62
	 

	 
	Đất ở mới 
	121,55
	 

	1.4
	Đất khu CX công viên, vư​ờn hoa, CX cách ly
	311,38
	30,80

	 
	Cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị
	221,23
	 

	 
	Mặt n​ước sông Châu
	28,92
	 

	 
	Đê sông Châu và bãi ven sông
	8,59
	 

	 
	Hồ điều hoà
	47,55
	 

	 
	Đất CX  kết hợp công trình thể thao, triển lãm
	136,17
	 

	 
	Cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở 
	49,20
	 

	 
	Cây xanh cách ly
	40,95
	 

	1.5
	Đất xây dựng công trình tôn giáo, tín ng​ưỡng
	5,28
	0,52

	1.6
	Khu vực thực hiên theo dự án riêng
	101,85
	10,08

	1.7
	Khu vực các công trình đầu mối HTKT
	5,41
	0,54

	1.8
	Đất giao thông 
	207,73
	20,55

	 
	Bến xe khách liên tỉnh 
	4,16
	 

	 
	Giao thông đô thị và khu vực
	70,39
	 

	 
	Giao thông nội bộ từ 17,0m trở lên
	118,63
	 

	 
	Bãi đỗ xe
	14,55
	 

	B
	Chỉ tiêu về quy mô dân số (ngàn người)
	59,75
	 

	 
	Hiện có 
	16,50
	 

	 
	Phát triển mới
	43,25
	 

	C
	Chỉ tiêu về đất đơn vị ở (ha)
	 
	 

	1
	Đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở
	9,29
	 

	2
	Đất công trình giáo dục mầm non, phổ thông cơ sở
	20,03
	 

	3
	Đất ở
	212,17
	 

	4
	Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở
	36,85
	 

	5
	Đất giao thông đơn vị ở
	96,59
	 

	 
	Tổng cộng
	374,93
	 

	 
	Chỉ tiêu đất đơn vị ở (m2/ng​ười)
	62,7
	 

	 
	Chỉ tiêu đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở (m2/ng​ười)
	1,55
	 

	 
	Chỉ tiêu đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở (m2/ngư​ời)
	3,35
	 

	 
	Chỉ tiêu đất ở (m2/ng​ười)
	35,51
	 

	 
	Chỉ tiêu đất CX sử dụng công cộng cấp đơn vị ở (m2/ngư​ời)
	6,17
	 

	 
	Chỉ tiêu đất giao thông (m2/ng​ười)
	16,17
	 

	D
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác 
	 
	 

	 
	Mật độ xây dựng toàn khu vực quy hoạch (%)
	17,2
	 

	 
	Chiều cao trung bình chung toàn khu vực quy hoạch
	5,8
	 


4.5 tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc 

4.5.1 Bố cục không gian kiến trúc toàn khu 

1) Khu vực lập quy hoạch có nhiều chức năng khác nhau, song bố cục không gian kiến trúc cảnh quan chủ đạo là một khu trung tâm đô thị với các công trình xây dựng cao tầng tại các trục đường chính, các công trình thấp tầng phía trong các ô đất, xen kẽ với diện tích cây xanh, mặt nước với tỷ trọng lớn, hình thành một khu đô thị theo hướng sinh thái. 
2) Khu vực lập quy hoạch chia thành bốn khu vực chính, khu vực trung tâm hành chính; khu vực trung tâm dịch vụ văn phòng thương mại, khu vực nhà ở và khu công viên cây xanh. Mỗi khu vực vừa có bố cục không gian kiến trúc riêng vừa gắn kết với nhau qua các trục giao thông chính, hệ thống hành lang cây xanh tạo thành bố cục không gian kiến trúc thống nhất. 
3) Khu vực quy hoạch có trục không gian chính: 
- Trục không gian của trục đường rộng 68 m chạy theo hướng Bắc – Nam, là trục không gian để bố trí các công trình cao tầng văn phòng, thương mại. Đây là tuyến phố quan trọng nhất của khu đô thị .

- Trục không gian của trục đường rộng 150 m  chạy theo hướng Đông – Tây là trục không gian nối khu vực với trục đường 1A ra sông Nhuệ và từ đường 1A tới trục đường rộng 68m.
Hai trục không gian trên là hai trục không gian chủ đạo của Khu đô thị, hình thành nên các cửa ngõ ra vào Khu đô thị.

- Trục không gian cây xanh) theo hướng Bắc Nam , là trục tổ hợp cho các công trình hành chính của tỉnh hướng ra công viên đô thị và sông Châu. 
- Trục không gian nối Khu công viên lịch sử – văn hóa (hồ Lạc Tràng) với trục đường 68m. 
Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có các trục không gian phụ dọc theo các trục đường quy hoạch rộng 42m và các hành lang cây xanh, là cơ sở để bố cục các cong trình. 

4) Hình bóng đô thị: Khu đô thị Bắc Châu Giang có thể nhận diện từ bốn phía:
- Tại phía đường quốc lộ 1A và phía đường cao tốc: Hình bóng đô thị trải dài theo trục đường 68m. Chiều cao của các công trình tạo bóng dáng đô thị trên toàn tuyến có bốn điểm cao tại vị trí giao của đường với tuyến đường 42m, đường 150m và đường liên vùng. Cao nhất là tại điểm giao với đường 150m. Thấp dần ra phía sông Châu.
- Tại phía đường liên vùng tại phía Bắc và tại bờ phía Nam sông Châu: Cao tại phía đường 1A, đường 68m. trũng vào giữa, thấp về phía đường cao tốc.
4.5.2 Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng 

1) Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực tạo điểm nhấn đô thị:
a) Cụm công trình tại ngã tư giao giữa trục đường QH rộng 150m và 68m: Hình thành một quảng trường trung tâm kéo dài tới quảng trường trước nhà hát. Tại đây bố trí tổ hợp công trình cao nhất của Khu đô thị. Các công trình trong các ô đất xung quanh lấy quảng trường trung tâm làm hạt nhân không gian để tổ hợp.

b) Cụm công trình tại ngã ba đường 68m và đường 42m: Hình thành nên quảng trường, hướng về phía công viên lịch sử – văn hoá. Các công trình bố cục xung quanh quảng trường và hướng về phía công viên. 
c) Cụm công trình tại ngã tư giao nhau giữa đường 68m và 42m: Hình thành nên quảng trường, hướng về công viên triển lãm. Các công trình bố cục xung quanh quảng trường và hướng về phía công viên. 

d) Cụm công trình tại ngã tư giao giữa đường 68m và đường liên vùng: Hình thành nên cửa ngõ vào Khu đô thị. Công trình bố trí cao tầng tại phía Tây của ngã tư. Tại phía Đông bố trí bến xe liên tỉnh. 
e) Cụm công trình kết thúc trục đường 150m: Hình thành quảng trường trước nhà hát. Nhà hát là công trình kết thúc của trục không gian. Các công trình bố cục xung quanh quảng trường, có bố cục tương đối đối xứng để nhấn mạnh trục trung tâm. Quang trường rộng để có thể tổ chức đông người trong ngày ngày lễ, tết.
2) Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan các tuyến không gian: 

a) Tuyến không gian dọc theo trục đường rộng 68m: Với chức năng dịch vụ thương mại, văn phòng, các công trình cao tầng xây dựng hai bên đường thống nhất khoảng xây lùi và phần bệ, tạo thành tuyến phố dịch vụ. 
b) Tuyến không gian dọc theo trục đường rộng 150m: Với chức năng là các công trình văn phòng, các công trình xây dựng hai bên đường thống nhất về khoảng xây lùi . Dải phân cách rộng 94m của trục đường được tổ chức cây xanh, vòi phun, sân, là không gian cho các hoạt động giao tiếp, tổ chức đông người trong ngày lễ, tết.

c) Tuyến không gian dọc theo đường đê sông Chấu: Với chức năng tuyến không gian cho hoạt động dịch vụ, du lịch ven sông. Các công trình nhà ở dạng liên kế (ở kết hợp cửa hàng), tạo thành tuyến phố dịch vụ dọc sông sôi động cả về ban đêm.
d) Tuyến không gian đi bộ kéo dài từ quảng trường ngã ba đến công viên triển lãm: Đây là tuyến không gian độc đáo của Khu đô thị Bắc Châu Giang. Không gian được giới hạn chủ yếu từ phần bệ của các công trình cao tầng (phần cửa hàng) của các công trình cao tầng dọc đường 68m và các công trình nhà ở thấp tầng dạng liên kế (nhà ở kết hợp cửa hàng). Tại đây hình thành tuyến phố đi bộ cho hoạt động giao tiếp, dịch vụ; mua bán, ẩm thực, trao đổi văn hoá. Có thể sử dụng các mái che nhẹ che mưa, nắng dọc tuyến. 
e) Tuyến không gian xanh liên kết các ô đất trong các đơn vị ở: Đây là trục không  có chiều rộng khoảng 50m, phát triển linh hoạt, liên tục, liên kết các ô đất, gắn kết với các công trình tôn giáo tín ngưỡng. Tại đây tổ chức các tuyến đường đi bộ kết hợp với tuyến thăm quan di tích, lịch sử.  Chính hành lang cây xanh này là các kênh thông gió tự nhiên cho các ô đất trong khu vực quy hoạch. 
3) Bố cục không gian cảnh quan các khu chức năng điển hình:

a) Khu vực xây dựng công trình hành chính các cấp đô thị và ngoài đô thị: Công trình hành chính các cấp của đô thị và ngoài đô thị được bố trí hai bên trục đường rộng 150m. Ngoài ra các công trình này còn bố trí tương đối đối xứng tạo bề thế, qua một trục không gian theo hướng Bắc – Nam . Trục này tựa vào gò núi đắp tại công viên phía Bắc và mở ra phía Nam tới công viên lịch sử, văn hoá. 
b) Khu vực xây dựng các công trình sử dụng hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng: Đây chủ yếu là các công trình cao tầng dọc theo trục đường 68m. Các công trình thống nhất về khoảng xây lùi, chiều cao phần bệ. Có thể sử dụng chung tầng hầm đỗ xe ô tô. 
c) Khu vực xây dựng công trình nhà chung cư: Các công trình nhà chung cư chủ yếu bố trí dọc theo các trục đường chính tạo diện mạo hiện đại của đô thị và phù hợp với khoảng xây lùi lớn. Các công trình bố trí thành cụm, tạo thành các sân trong để bố trí cây xanh và sân chơi cho người có tuổi và trẻ em. 

d) Khu vực xây dựng nhà nhà ở có vườn (nhà liên kế), biệt thự: Công trình nhà ở có vườn ( nhà liên kế, kết hợp ở và cửa hàng) được bố trí dọc theo các trục giao thông chính của đơn vị ở, hình thành các tuyến phố dịch vụ trong đơn vị ở. Công trình biệt thự có quy mô lô đất khoảng 400-500m2, gắn kết với khu vực làng xóm hiện có. 
e) Khu vực làng xóm hiện có: Dần chuyển từ một khu vực dân cư làng xóm sang  khu ở đô thị với nhà biệt thự, nhà ở có vườn. Tuy nhiên cần gìn giữ và duy trì kiến trúc truyền thống (kiến trúc bản địa). Tuyên truyền cho người dân nhận thức và cảm nhận được giá trị và bản sắc riêng của cộng đồng, địa phương. Theo thời gian, khu vực này sẽ mang dấu ấn kiến trúc riêng có tính lịch sử, địa phương, làm phong phú cho kiến trúc hiện đại của các công trình xây dựng mới ở lân cận, có thể tạo ra các địa điểm thu hút khách du lịch. Các quy định cụ thể về kiến trúc và cảnh quan tại khu vực làng xóm sẽ được  xác định trong các QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 phù hợp với việc phân cấp quản lý xây dựng theo quy hoạch.

d) Khu vực các công trình tôn giáo, tín ngưỡng: Các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Đóng vai trò là điểm nối, điểm chuyển tiếp không gian tuyến không gian xanh liên kết trong các đơn vị ở. 
e) Khu vực công viên đô thị: Trong Khu đô thị Bắc Châu Giang có 3 công viên lớn: Công viên lịch sử – văn hoá; Công viên trung tâm; Công viên thể thao, triển lãm. Về cơ bản các công viên được thiết kế phù hợp với tính chất của từng loại công viên. Công viên có mật độ xây dựng thấp. Hồ trong công viên vừa có vai trò là hồ cảnh quan và hồ điều hoà. Đối với công viên trung tâm, hồ là không gian hạt nhân để tổ hợp các công trình kiến trúc ven hồ. Tại đây có thể tổ chức bắn pháo hoa vào những ngày lễ. Do vai trò đặc biệt quan trọng, khu công viên trung tâm sẽ có quy định cụ thể riêng về kiến trúc cảnh quan trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.
f) Khu vực các công trình đầu mối HTKT, môi trường (tuyến mương, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm xăngdầu: Trồng cây xanh hai bên mương; Trồng cây xanh cách ly, che chắn tầm nhìn các trạm xử lý nước thải, thu gom rác thải; Đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn giữa trạm xăng dầu và khu dân cư.
4.6 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật 

4.6.1 Quy hoạch hệ thống giao thông 

1) Nguyên tắc thiết kế:
a) Hệ thống giao thông trong khu vực quy hoạch được thiết kế trên cơ sở: Chỉ giới đường đỏ, mặt cắt ngang và cao độ đường của các tuyến đường giao thông trong khu vực quy hoạch và lân cận; quy hoạch sử dụng đất của đồ án.

b) Bản vẽ quy hoạch giao thông đề xuất phương án cụ thể về tổ chức mạng lưới giao thông khu vực quy hoạch đến đường phân khu vực (đường có mặt cắt ngang rộng 17m trở lên), mối quan hệ với các tuyến đường giao thông của thành phố và khu vực; thể hiện cấp đường, mặt cắt ngang đường và các thông số kỹ thuật cơ bản như bán kính đường cong bằng, bán kính bó vỉa, vạt góc đường, bề rộng vỉa hè, bề rộng lòng đường.  

c) Đối với hệ thống đường nội bộ - đường nhóm nhà ở, vào nhà trong các ô đất xây dựng mới và khu vực làng xóm hiện có sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

2) Giải pháp thiết kế

a) Hệ thống các tuyến đường giao thông:
- Đường cấp đô thị: Trong khu vực lập quy hoạch có các tuyến đường cấp đô thị với mặt cắt ngang điển hình sau:

. Đường chính đô thị rộng 150m, gồm lòng đường rộng 15mx2, vỉa hè mỗi bên rộng 6,5m, dải phân cách rộng 94m. Đây là trục đường – không gian chính theo hướng Đông Tây nối không gian sông Nhuệ – tuyến đường 1A cũ- Trung tâm hành chính đô thị tới không gian hồ trung tâm. Tại dải phân cách bố trí vườn hoa, mặt nước, quảng trường...

. Đường chính đô thị rộng 68m, gồm lòng đường rộng 15mx2, vỉa hè mỗi bên rộng 10m, dải phân cách rộng 18m. Đây là trục giao thông theo hướng Bắc Nam nối Khu đô thị với phần phát triển hiện có của thành phố Phủ Lý tại phía Nam sông Châu và các khu dự kiến phát triển tại phía Bắc.

. Đường liên khu vực rộng 42m, gồm lòng đường rộng 11,25mx2, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, dải phân cách rộng 7,5m. 
. Đường liên khu vực rộng 36m, gồm lòng đường rộng 10,5mx2, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, dải phân cách rộng 3m. 

. Đường liên khu vực rộng 32m, gồm lòng đường rộng 21m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,5m. 

Các tuyến đường trên là ranh giới phân chia các đơn vị ở.

- Đường cấp khu vực: Đường cấp khu vực trong phạm vi quy hoạch gồm các tuyến đường với mặt cắt ngang điển hình sau:

. Đường chính khu vực rộng 32m, gồm lòng đường rộng 21m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,5m. 

. Đường chính khu vực rộng 27m, gồm lòng đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 6,5m.

. Đường khu vực rộng 23m, gồm lòng đường rộng 14m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m.

. Đường khu vực rộng 22m gồm lòng đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

-  Đường cấp nội bộ: Đường cấp nội bộ, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, bao gồm:

. Tuyến đường phân khu vực với mặt cắt ngang điển hình rộng 17,5m gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

. Tuyến đường phân khu vực - đường đê sông Châu với mặt cắt ngang điển hình rộng 17m, gồm lòng đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Độ dốc ngang đường được lựa chọn đảm bảo thu nước về hệ thống thoát nước bố trí dọc đường. Đối với trục đường có dải phân cách: Đường phân thuỷ dọc theo dải phân cách. Đối với trục đường không có dải phân cách: dốc ngang 2 mái. Độ dốc ngang mặt đường 2%. Độ dốc dọc đường căn cứ vào độ dốc san nền và hướng thoát nước chung trong toàn khu vực: i = 0% - 0,5%.

Không gian vỉa hè được dành cho lối đi bộ, diện tích trồng cây xanh bóng mát và là không gian để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Độ dốc ngang vỉa hè : 1,5%.

Tổng chiều dài các tuyến đường từ đường 17m trở lên trong khu vực lập quy hoạch (không kể dự án CEO) là 69652m , mật độ đường 6,9 km/km2.
- Định vị mạng lưới đường và cao độ nền đường: Mạng lưới đường trong khu vực quy hoạch được định vị tại tim đường. Cao độ của các tim đường được ghi trực tiếp trong bản vẽ. Toàn bộ định vị tim đường và cao độ nền đường được trình bày trong bản vẽ QH - 05 A.

b) Hệ thống bãi đỗ xe:

Trong từng lô đất xây dựng công trình công cộng và nhà chung cư cần có các bãi đỗ xe riêng đảm bảo yêu cầu sử dụng.

Trong khu vực lập quy hoạch có xây dựng các bãi đỗ xe tập trung chủ yếu cho khách vãng lai:

Tổng diện tích bãi đỗ xe trong khu vực quy hoạch khoảng 14,55ha. Trong giai đoạn đầu diện tích bãi đỗ xe được sử dụng để trồng cây xanh. Các bãi đỗ xe được bố trí phân tán theo bán kính phục vụ. 

Tại các khu vực bố trí các công trình phát triển hỗn hợp thương mại và văn phòng, với diện tích sàn sử dụng lớn, chỉ bố trí bãi đỗ xe cho các xe không phải là xe ô tô cá nhân. Chỗ đỗ xe cá nhân dự kiến bố trí trong các tầng hầm. Các tầng hầm có thể  bố trí liên thông với nhau. Vị trí bố trí các tầng hầm đỗ xe liên thông được trình bày trong bản vẽ giao thông. 
c) Hệ thống vận tải công cộng:Hệ thống vận tải công cộng trong Khu đô thị Bắc Châu Giang được đảm bảo bằng các tuyến xe bus. Các tuyến xe bus bố trí dọc theo các trục đường cấp đô thị. Các bến xe bus dự kiến bố trí cách nhau khoảng 800m (bán kính phục vụ khoảng 400) nhằm thúc đẩy hoạt động đi bộ trong Khu đô thị. 

d) Hệ thống các tuyến đường đi bộ:  Ngoài các tuyến đường đi bộ bố trí trên vỉa hè của các trục đường, đồ án đề xuất một tuyến (không gian) đi bộ – phục vụ cho việc giao tiếp và mua bán của, chạy song song với tuyến đường rộng 68m.

e) Bến xe liên tỉnh, bến tàu khách du lịch:

- Dự kiến xây dựng một bến xe liên tỉnh có diện tích 4,16ha.

- Xây dựng một bến tàu khách du lịch tại Sông Châu.

f) Trạm xăng dầu: Dự kiến xây dựng 2 trạm xăng dầu với quy mô khoảng 0,63ha, bố trí cạnh trục đường rộng 68m và đường thu gom dọc đường cao tốc. 

g) Cầu: Xây dựng 3 cầu qua sông Châu và 2 cầu của các trục đường giao thông nội bộ qua hồ.  
Bảng tổng hợp  khối  lượng hệ thống giao thông

	TT
	Loại 
	Ký hiệu
	Khối lượng
	Chiều rộng mặt cắt ngang điển hình (m)

	
	
	
	
	Lòng đường
	Dải phân cách
	Vỉa  hè

	1
	Đư​ờng cấp đô thị (m)
	 
	12391
	 
	 
	 

	1.1
	Đ​​ường chính đô thị rộng 150m
	1--1
	1444
	15x2
	94
	6,50x4

	1.2
	Đ​​ường chính đô thị rộng 68m
	1*-1*
	3949
	15x2
	18
	10x2

	1.3
	Đ​​ường liên khu vực rộng 42m
	2--2
	2803
	11,25x2
	7,5
	6x2

	1.4
	Đường liên khu vực rộng 36m
	2*-2*
	2216
	10,5x2
	3
	6x2

	1.5
	Đ​​ường liên khu vực rộng 32m
	3--3
	1979
	21
	 
	5,5x2

	2
	Đư​ờng cấp khu vực (m)
	 
	35674
	 
	 
	 

	2.1
	Đ​​ường chính khu vực rộng 32m
	3--3
	1370
	21
	 
	5,5x2

	2.2
	Đư​​ờng chính khu vực rộng 27 m
	4--4
	11538
	14
	 
	6,5x2

	2.3
	Đ​​ường khu vực rộng 23m
	5--5
	21549
	14
	 
	4,5x2

	2.4
	Đ​​ường khu vực rộng 22m
	5*--5*
	1217
	12
	 
	5x2

	3
	Đư​ờng cấp nội bộ (m)
	 
	21587
	 
	 
	 

	3.1
	Đư​​ờng phân khu vực rộng 17,5m
	6--6
	16612
	7,5
	 
	5x2

	3.2
	Đư​​ờng phân khu vực rộng 17m (đường đê)
	6*—6*
	4975
	7,0
	 
	5x2

	4
	Bãi đỗ xe (ha)
	 
	14,55
	 
	 
	 

	5
	Bến xe liên tỉnh (ha)
	 
	4,16
	 
	 
	 

	6
	Bến tàu khách du lịch (bến)
	
	1
	
	
	

	7
	Trạm xăng (ha)
	 
	0,63
	 
	 
	 

	8
	Cầu 
	
	
	
	
	

	8.1
	Cầu qua sông Châu (cái)
	
	3
	
	
	

	8.2
	Cầu qua hồ (cái)
	
	2
	
	
	


4.6.2 Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền

1) Nguyên tắc và phương pháp  thiết kế:
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy và phù hợp với hệ thống thoát nước mưa kết hợp với tưới tiêu phục vụ nông nghiệp trong phạm vi lưu vực. 

- Khu vực lập quy hoạch thuộc lưu vực tiêu nước sông Châu với diện tích tổng lưu vực khoảng 2044 ha, bao gồm toàn bộ diện tích khu vực quy hoạch và một phần phía Bắc của khu vực quy hoạch. 

- Thoát nước của lưu vực được tổ chức theo nguyên tắc: Vào mùa khô, khi mực nước sông Châu thấp hơn 2,0m, nước mưa của toàn bộ lưu vực tiêu nước ra hệ thống mương qua các đập tràn đổ vào sông Châu theo nguyên tắc tự chảy. Vào mùa mưa, mực nước sông dâng cao hơn 2,0m, nước mưa của lưu vực được bơm ra sông Châu qua hệ thống trạm bơm. Hỗ trợ cho việc tiêu nước trong lưu vực là hệ thống hồ điều hoà. Diện tích hồ điều hoà dự kiến chiếm 4-5% diện tích lưu vực được phân bố đều trong các khu vực, hỗ trợ cho việc tiêu úng cục bộ. 

- Để đảm bảo độ sạch của các hồ, không đổ nước mưa trực tiếp từ các tuyến cống, tuyến mương vào hồ. Tuy nhiên, do phải đảm bảo chức năng là hồ điều hoà nên hồ phải thông với các tuyến mương, sử dụng các đập tràn chỉ để cho nước từ các mương tràn vào hồ (và ra khỏi hồ) khi mưa lớn. 

- Độ dốc cống thoát nước mưa đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy Imin >= 1/D. Khi độ dốc đường thay đổi lớn thì độ dốc cống lấy theo độ dốc địa hình để đảm bảo độ sâu chôn cống.

- Cao độ san nền cho khu đất quy hoạch được tính toán trên cơ sở phù hợp với cao độ san nền của quy hoạch chung, của khu vực hiện đã phát triển và phù hợp với các dự án đang triển khai có liên quan. 

2) Giải pháp thiết kế: 

a) Hệ thống đê bao sông Châu:
Theo Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua quốc lộ 1A đến cống xả trạm bơm Mễ do Công ty Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nam lập 2009, sông Châu sẽ có hệ thống đê bao mới. Đê được kè đá với mái dốc m=2, cao độ đê vào khoảng 3,5m, phía trên mặt đê có kè chắn bằng bê tông cao 1,5m tương ứng với cao độ 5m.

Phía trong kè chắn bê tông là tuyến đường đô thị kết hợp đường dạo có mặt cắt ngang rộng 17 m (gồm lòng đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng khoảng 5m), cao độ đường 3,7m.
Hành lang cách ly an toàn bảo vệ đê 25m tính từ chân kè chắn bê tông. Như vậy chỉ giới xây dựng của các công trình bên trong đê cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 17m là 8m.
Dọc theo đê tại các điểm xả, xây dựng các cống điều tiết qua đê. Các cống này có van tự động để tiêu tự chảy ra sông Châu khi mực nước sông thấp, và đóng cửa cống khi mực nước sông lên cao.

b) Phân chia lại lưu vực tiêu nước:

Trên nguyên tắc xây dựng hệ thống thoát nước mưa kết hợp giữa tự chảy và trạm bơm động lực thoát ra sông sông Châu, kết hợp với quy hoạch sử dụng đất của đồ án, về cơ bản toàn bộ lưu vực tiêu nước nằm trọn trong hai tuyến đường 1A và tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình. Trong phạm vi khu vực quy hoạch được chia thành hai tiểu lưu vực tiêu nước, thoát ra tuyến kênh dọc đường 1A và tiểu lưu vực thoát ra tuyến kênh dọc đường cao tốc. 
c) Tính toán công suất trạm bơm:

Công suất trạm bơm được tính toán với giả định có sự hỗ trợ của hồ điều hoà với diện tích chiếm tối thiểu 4% diện tích lưư vực và mực nước điều hoà cao 1m.

Bảng thống kê nhu cầu trạm bơm tiêu

	TT
	Loại 
	Trạm bơm
	 Ghi chú

	1
	Diện tích l​ưu vực (ha)
	2044
	 

	2
	L­​îng n­​íc m­​a thiÕt kÕ (mm)
	200
	 

	3
	Hệ số phân tán l​ượng mư​a
	0,9
	 

	4
	Hệ số dòng chảy
	0,6
	 

	5
	L­​îng m­​a (m3)
	2207520
	 

	6
	Hồ chứa điều hoà dự kiến (ha)
	81,76
	chiếm tỷ lệ 4% diện tích lưu vực

	7
	Lư​ợng bơm yêu cầu (m3)
	1389920
	 

	8
	Công suất bơm yêu cầu (m3/s)
	16,1
	 

	9
	Công suất trạm bơm (m3/h)
	57913
	 

	10
	Dự kiến trạm bơm 1 (m3/h)
	48000
	 

	 
	Số máy theo nhu cầu 
	12x4000m3/h
	 

	 
	Công suất  trạm bơm  (l/s)
	13333
	 

	11
	Dự kiến trạm bơm 2 (m3/h)
	9913
	

	 
	Số máy theo nhu cầu
	4x4000m3/h
	 

	 
	Công suất  trạm bơm  (l/s)
	3,6
	 


Xây dựng hai trạm bơm tiêu kết hợp tưới:
- Trạm bơm Lạc Tràng: Đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt theo quyết định số 1456/QĐ-UB ngày 10/12 /2002. Địa điểm đầu tư  K15+ 830  đê Bắc sông Châu, thôn Lạc Tràng, xã Lam Hạ. Tiêu cho 2044ha, tưới cho 792ha, Qtiêu = 6,2l/s. Qtưới=1,25l/s/ha. Công suất trạm bơm 12máy x4000m3/h  (48000m3/h).

- Trạm bơm tại vị trí cạnh tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình công suất 4x4000m3/h (16000m3/h).
Hai trạm bơm này có thể bơm hỗ trợ cho nhau thông qua hệ thống kênh.

d) Lựa chọn cao độ mực nước tính toán: Mực nước Hmax = +2,5m, tương đương với cao độ san nền thấp nhất trong phạm vi khu vực quy hoạch là 3,5m, phù hợp với độ chênh cao 1m giữa cao độ nền đường và cao độ mực nước lớn nhất nhằm hạn chế sự phá hoại kết cấu chịu lực của đường. 
e) Hệ thống hồ điều hoà: Theo nguyên tắc về thoát nước mưa,  tính toán hệ thống trạm bơm và đáp ứng yêu cầu tiêu nước cục bộ, tổng diện tích các hồ điều hoà trong khu vực quy hoạch phải đạt tối thiểu khoảng 4%. Hệ thống hồ điều hoà (không tính các hồ có diện tích nhỏ chỉ có vai trò chủ yếu là cảnh quan) trong phạm vi quy hoạch gồm: 
	Vị trí hồ
	Diện tích (ha)
	Ghi chú 

	Hồ tại khu CX1
	13,78
	 

	Hồ tại khu CX4
	23,50
	 

	Hồ tại khu CX6
	10,27
	 

	Tổng cộng
	47,55
	

	Tỷ lệ hồ chứa theo l​ưu vực (%)
	2,3
	2044ha 

	Tỷ lệ hồ chứa trong phạm vi QH (%)
	4,7
	1010,82 ha 


Các hồ điều hoà còn đóng vai trò là không gian cảnh quan quan trọng của khu vực, để đảm bảo môi trường của hồ, không xả trực tiếp nước mưa từ các hệ thống cống vào hồ.  Để đảm bảo độ cao mực nước điều hoà là 1m, cao độ mực nước cảnh quan của các hồ điều hoà vào khoảng 1,5m. Cao độ đáy hồ vào khoảng -0,5m đến -1m (phù hợp với cao độ của các hồ hiện tại trong khu vực).
f) Hệ thống mương tiêu nước: Xây dựng hệ thống mương tiêu nước gồm: 
- Tuyến mương cấp 1, tại phía Tây khu vực lập quy hoạch (chạy dọc đường 1A ) có tiết diện Bmặt: 30m; H: 4,0-4,5m. Tuyến mương này nối với trạm bơm 1- trạm Lạc Tràng.
- Tuyến mương cấp 1 tại phía Đông khu vực lập quy hoạch (chạy dọc đường cao tốc ) có tiết diện Bmặt : 30m; H: 4,0-4,5m. Tuyến mương này nối với trạm bơm 2.

- Tuyến mương nối hai tuyến mương trên theo và nối với hệ thống hồ điều hoà có tiết diện Bmặt : 18m; H: 3,5-4m. 

- Tuyến mương phía Bắc Dự án CEO, có tiết diện Bmặt: 18m; H: 3,5-4m. 

g) Hệ thống cống, rãnh tiêu nước:

- Nước mưa trong toàn bộ khu vực quy hoạch được thu gom vào các tuyến cống tròn D600-2000; cống hộp B600-6000xH600-4000, rãnh B600xH600-1000 đổ vào các tuyến mương. Tại các khu vực làng xóm, các tuyến rãnh thu nước mưa sẽ được nghiên cứu trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Dọc theo các tuyến cống chính xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước mặt nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 30- 40m.

Phân chia tiểu lưu vực, các thông số kỹ thuật chính của các tuyến mương, cống, rãnh như kích thước tiết diện, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đỉnh cống được trình bày trong bản vẽ QH - 05 B.

Các thông số cụ thể của trạm bơm, kênh, hồ điều hoà sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét quyết định.

Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Cống tròn D600-2000
	m
	36769
	

	2
	Cống bản B600-6000xH600-4000
	m
	13405
	

	3
	Rãnh thu n​ước B600xH600-1000
	m
	5620
	

	4
	Giếng thăm  
	cái
	1082
	

	5
	GiÕng thu n​­íc m­​a
	cái
	1112
	

	6
	Miệng xả
	cái
	72
	

	7
	M­​¬ng thoát n​­íc
	m
	7395
	

	 
	B18000 b4000 H3500-4000
	
	995
	phía Bắc dự án CEO

	 
	B30000 b14000 H3500-4000
	
	1150
	Nối hai kênh tiêu cấp I

	 
	B30000 b16000 H4000-4500
	
	6245
	Kênh tiêu cấp I

	8
	Trạm bơm t​ưới, tiêu
	
	2
	

	 
	Trạm bơm t​ưới, tiêu 1
	
	CS : 48000m3/ng®
	

	 
	Trạm bơm tiêu 2
	
	CS : 16000m3/ng®
	

	9
	Đập tràn –cửa xả
	cái
	5
	2 đập tràn, cửa xả chính


4) Quy hoạch san nền:
- Cao độ khống chế trên đường quy hoạch được xác định trên cơ sở phù hợp với  các cao độ khống chế của các tuyến đường của các dự án đang triển khai có liên quan.  Cao độ san nền trung bình của các khu vực dân cư hiện có và cao độ mực nước tính toán của hệ thống thoát nước mưa. Cao độ san nền thấp nhất là 3,5m. 
- Tại khu vực làng xóm hiện có và khu di tích lịch sử về cơ bản nền được giữ nguyên theo cao độ hiện có. Chỉ san gạt cục bộ tại những khu vực đất thấp trũng để đáp ứng yêu cầu và phù hợp giữa nền khu vực làng xóm với khu vực phát triển mới.

- Tại các khu vực dự án đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ tiếp tục thực hiện theo dự án.
- Tại khu vực phát triển mới nền được san tạo mái dốc i ( 0,004 ra các đường bao quanh có cao độ phù hợp với cao độ đường và phù hợp với nền của các ô đất đã và đang thực hiện theo dự án riêng. 
- Tại ranh giới tiếp giáp giữa khu vực làng xóm hiện có với khu vực xây dựng mới mặc dù không có độ chênh cao lớn ( 0 - 0,5m) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục rà soát lại để hạn chế chênh cao độ nền giữa khu mới với khu làng xóm cũ. Trong trường hợp có chênh cao độ tổ chức rãnh thoát nước để giải quyết không gây úng lụt cục bộ tại khu vực này.

Tổng khối lượng đào đắp nền vào khoảng 12273658m3

Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và san nền  trình bày trong bản vẽ QH - 05B.

4.6.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

1) Tính toán nhu cầu dùng nước: 

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu nước

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 
	Ghi chú

	1
	Nhà ở
	m3/ người. ngày  đêm
	0,2
	

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	m3/m2sàn ngày đêm
	0,002
	

	3
	Nước trường học 
	m3/hs.ngày đêm
	0,02
	15m2/chç 

	4
	Trường mẫu giáo, mầm non
	m3/cháu.ngày đêm
	0,1
	15m2/chç 

	5
	Tưới cây
	m3/ m2.ngµy đêm
	0,003
	

	6
	Rửa đường
	m3/ m2.ngµy đêm
	0,0005
	

	7
	Nước dự phòng
	%
	25
	

	
	Hệ số không điều hoà :
	
	
	

	
	Kngµy
	
	1,52
	Nước dự phòng : 1

	
	Kgiê
	
	1,2
	Nước dự phòng : 1


Nhu cầu dùng nước trong toàn khu vực lập quy hoạch (không kể Dự án CEO và Dự án Trạm dịch vụ dọc đường cao tốc) là: Qtb: 40207m3/ngàyđêm; Qmax:56933m3/ngày đêm.

2) Nguyên tắc thiết kế:
- Hệ thống cấp nước trong khu vực quy hoạch (về nhu cầu cấp nước, về mạng lưới đường ống) tuân theo các định hướng đã được xác định trong đồ án quy hoạch tổng thể và khớp nối với các hệ thống cấp nước trong các dự án đã và đang triển khai xây dựng có liên quan 

- áp lực tính toán cấp nước cho nhà có chiều cao đến 5 tầng. Nước cấp cho các nhà cao hơn 5 tầng thông qua hệ thống bể chứa và thiết bị bơm cục bộ tại từng công trình.

3) Giải pháp thiết kế: 

Nguồn cấp: Nằm trong hệ thống cấp nước chung của thành phố Phủ Lý, theo quy hoạch chung khu vực quy hoạch được cấp từ 2 nhà máy nước Phủ Lý công suất 10000m3/ngàyđêm và 15000m3/ngày đêm. Do nhu cầu cấp nước của Khu đô thị rất lớn, bên cạch giải pháp nâng quy mô của 2 nhà máy nước hiện có, thành phố Phủ Lý đã có chủ trương xây dựng bổ sung nhà máy nước mới với nguồn cấp là nước mặt sông Hồng) để cấp cho Khu đô thị Bắc Châu Giang và lân cận. Nguồn cấp cụ thể sẽ do cơ quan quản lý hệ thống cấp nước giải quyết.

Khu vực lập quy hoạch được dự kiến cấp từ: Tuyến cấp nước truyền dẫn D400 hiện có trên quốc lộ 1A từ hai nhà máy nước của thành phố và tuyến cấp nước truyền dẫn D600 dự kiến trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình tới nhà máy cấp nước từ nguồn nước mặt dự kiến. 

Hệ thống cấp nước trong khu vực quy hoạch là hệ thống cấp nước được xây dựng hoàn toàn mới, bao gồm các tuyến ống D110, D160, D200, D250, D300và D600 chạy theo các tuyến đường quy hoạch nối với các tuyến ống dịch vụ chính tại lân cận tạo thành các mạng vòng cấp nước thống nhất trong toàn khu vực. Các công trình cao tầng sẽ giải quyết cấp nước thông qua trạm bơm bể chứa cục bộ.
Tại các trục đường quy hoạch rộng 150m, 68m và 42m, các tuyến cấp nước đi chung với tuyến hạ tầng khác ( cấp điện, thông tin liên lạc) trong tuynen kỹ thuật. 

Các họng cứu hoả được bố trí trên mạng lưới cấp nước với khoảng cách theo Quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của cơ quan Phòng cháy, chữa cháy. Nguồn nước cứu hoả có thể bổ sung bằng nước trong hồ điều hoà tại công viên của khu vực.

Toàn bộ định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước được trình bày trong bản vẽ Quy hoạch hệ thống cấp nước QH-05C.

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	§​êng èng
	 
	51727
	

	1
	Ống cấp nước D600
	m
	3423
	

	2
	Ống cấp nước D300
	m
	6133
	

	3
	Ống cấp nước D250
	m
	9618
	

	4
	Ống cấp nước D200
	m
	5113
	

	5
	Ống cấp nước D160
	m
	9443
	

	6
	Ống cấp nước D110
	m
	17997
	

	2
	Họng cứu hoả
	cái
	267
	


4.6.4 Quy hoạch hệ thống cấp điện 

1) Tính toán nhu cầu phụ tải: 

Bảng chỉ tiêu tính toán nhu cầu dùng điện

	TT
	Loại hộ dùng điện
	Đơn vị
	Chỉ tiêu dùng điện
	Hệ số không điều hoà Kđt

	1
	Nhà ở
	KW/hé
	
	0.7

	
	Chung cư cao tầng (từ 9 tầng trở lên)
	
	4
	

	
	Nhà biệt thự
	
	5
	

	
	Nhà ở thấp tầng
	
	3
	

	2
	Văn phòng, dịch vụ
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,5

	3
	Nhà trẻ
	KW/ch¸u
	0,2
	0.7

	4
	Trường học
	KW/HS
	0,15
	0,7

	5
	Cao đẳng, đại học
	KW/m2 sàn
	0,025
	0,7

	6
	Công viên, cây xanh, vườn dạo
	KW/ha
	25
	1

	7
	Đất đường giao thông
	KW/ha
	12
	1


Nhu cầu cấp điện cho khu vực lập quy hoạch (không kể Dự án CEO và Dự án trạm Dịch vụ dọc đường cao tốc) là: Ptt = 125209KW; Stt =  139122KVA.

2) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống cấp điện tại khu vực lập quy hoạch được thiết kế trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt và khớp nối với mạng lưới cấp điện (trung thế và phân bổ phụ tải từ các trạm hạ thế ) trong các dự án có liên quan đã và đang triển khai xây dựng. 

- Quy hoạch mạng lưới cấp điện cho Khu đô thị phù hợp cho nhu cầu phát triển lâu dài của khu vực.

- Tính toán phụ tải dùng điện để phân vùng phụ tải cho từng trạm biến thế dự kiến xây dựng trong khu vực. 

- Các tuyến dây 35KV hiện có trong khu vực quy hoạch sẽ được chuyển đổi thống nhất thành tuyến cáp 22KV đi ngầm đến các trạm biến thế 22/0,4KV của từng khu vực. Các tuyến cáp 22KV được thiết kế thành các mạch vòng, vận hành hở, đảm bảo cấp điện linh hoạt liên tục. Mạng lưới mạch vòng này được cấp điện từ 2 trạm biến áp 110KV hoặc từ 2 thanh cái phân đoạn của trạm 110KV có 2 máy biến áp. Để đảm bảo độ dự phòng phát triển và dự phòng cấp điện cho các phụ tải của tuyến khác khi bị sự cố, các đường trục trung thế được thiết kế với khả năng mang tải khoảng 20MVA, trong chế độ bình thường chỉ thiết kế mang tải 75-80%, như vậy mỗi tuyến mang tải khoảng 15-17MVA.

- Cải tạo các trạm biến thế 35/0,4KV thành 22/0,4KV và xây dựng mới các trạm 22/0,4KV. Phạm vi nghiên cứu của đồ án chỉ dừng ở mức độ bố trí mạng lưới cấp điện đến các trạm biến thế 22/0,4KV. Mạng lưới hạ thế 0,4KV từ các trạm hạ thế đến các hộ tiêu thụ sẽ được xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Số lượng các trạm biến thế 22/0,4KV được xác định trên cơ sở nhu cầu của từng đơn vị ở, các khu vực trung tâm, khu cây xanh. Bán kính phục vụ 300-400 m đối với khu vực phát triển tập trung và 400-700m đối với khu vực phát triên phân tán. Số lượng trạm biến thế có thể thay đổi, tăng lên nếu công suất trạm nhỏ hoặc giảm xuống nếu công suất của trạm tăng. Khi có nhu cầu tăng thêm về phụ tải, hoặc sẽ xây dựng thêm trạm mới hoặc nâng công suất từ các trạm đã dự kiến xây dựng.
3) Giải pháp thiết kế: 

a) Nguồn cấp:  Theo quy hoạch cải tạo lưới điện thành phố Phủ Lý, nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch là trạm biến áp 110KV Phủ Lý. Hiện tại trạm có công suất 110/35/10KV- 25MVA + 110/35/22KV- 25MVA, trong tương lai đến 2010 trạm sẽ được cải tạo mở rộng và nâng công suất thành 110/35/22KV – 2x40MVA. Về lâu dài cần tiếp tục mở rộng nâng công suất của trạm nguồn, hoặc bổ sung nguồn cấp từ trạm 110KV/22KV Đồng Văn.

b) Tuyến dây trung thế 22KV:
- Xây dựng 10 lộ cáp trung thế 22KV đi ngầm dọc theo các trục đường quy hoạch đến các trạm hạ thế 22/0,4KV. Tại các trục đường quy hoạch rộng 150m, 68m và 42 m, các tuyến cáp trung thế đi chung với tuyến hạ tầng khác trong tuynen kỹ thuật. 

- Các tuyến cáp trung thế sử dụng cáp ngầm XLPE-Cu có tiết diện chung ≥ 240mm2. 
c) Trạm biến thế 22/0,4KV: 

- Các trạm biến áp 22/0,4KV của các dự án có liên quan (không kể CEO) được cập nhật vào đồ án.

- Xây dựng 87 trạm biến áp 22/0,4KV, trong đó có 10 trạm thuộc dự án có liên quan. Các trạm có công suất 240, 320, 400, 560 và 630KVA.Tổng công suất của các trạm hạ thế trong phạm vi khu vực quy hoạch (không kể CEO và dự án Trạm dịch vụ dọc đường cao tốc) là 145660KVA.
Hệ thống cấp điện sẽ tiếp tục được cụ thể hoá trong các quy hoạch chi tiết và chuyên ngành tiếp theo.

Bảng phân bố phụ tải cho các tuyến dây trung thế 

	TT
	Tên lộ cáp
	Phân vùng phụ tải
	Nhu cầu KVA
	Số trạm 22/0,4KV 
	CS (KVA)
	Loại CS trạm

	 A
	 
	Trạm nguồn Phủ Lý
	80315
	55
	85180
	 

	 1
	C1
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 1
	15815
	8
	15120
	630x3

	 2
	C2
	Trung tâm hành chính, dịch vụ đô thị 2
	11225
	6
	11340
	630x3

	 3
	C3 và dự trữ
	Trung tâm dịch vụ đô thị 3
	6124
	4
	7560
	630x3

	 4
	C4
	Trung tâm dịch vụ đô thị 4
	8223
	5
	9450
	630x3

	 5
	C4
	Đất cây xanh đô thị 4
	695
	1
	630
	630

	 6
	C4
	Trung tâm dịch vụ đô thị 5
	6189
	4
	7560
	630x3

	 7
	C5
	Đơn vị ở 1
	11946
	14
	14060
	 

	 
	 
	Khu táI định c​ư đ​ường Lê Công Thanh
	 
	1
	800
	2x400

	 
	 
	Khu đô thị sinh tháI và dịch vụ Lam Hạ
	 
	7
	1920
	240;320

	 
	 
	Khu vực còn lại khác
	 
	6
	11340
	630x3

	 8
	C5
	Đất cây xanh đô thị 1
	966
	1
	630
	 

	 
	 
	Dự án Đền thờ liệt sỹ và văn hoá
	 
	1
	630
	630

	 
	 
	Khu vực khác
	 
	 
	 
	 

	 9
	C5
	Đất cây xanh đô thị 2
	123
	 
	0
	 

	 
	 C5
	Chiếu sáng đường
	1050
	 
	0
	 

	 10
	C6
	Đơn vị ở 2
	17489
	10
	17570
	 

	 
	 
	Khu táI định cư​ đấu giá quyền SDĐ
	 
	1
	560
	560

	 
	 
	Khu vực còn lại khác
	 
	9
	17010
	630x3

	 11
	C6
	Đất cây xanh đô thị 3
	61
	 
	0
	 

	 12
	C5-C6
	HTKT
	408
	2
	1260
	630

	 B
	 
	Trạm nguồn Đồng Văn
	58773
	32
	60480
	 

	 1
	C7
	Đơn vị ở 3
	8440
	7
	13230
	630x3

	 2
	C7
	Đất cây xanh đô thị 5
	2888
	 
	 
	 

	 3
	C7
	Đất cây xanh đô thị 6
	996
	 
	 
	 

	 4
	C8
	Đơn vị ở 4
	20039
	11
	20790
	630x3

	 5
	C9
	Đơn vị ở 5
	12985
	7
	13230
	630x3

	 6
	C9
	Đất cây xanh đô thị 8
	217
	 
	 
	 

	 7
	C10
	Đơn vị ở 6
	13200
	7
	13230
	630x3

	 8
	C10 
	Đất cây xanh đô thị 7
	0
	 
	0
	 

	 
	C10 
	Đất cây xanh đô thị 9
	8
	 
	0
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	139088
	87
	145660
	 


Tổng hợp khối lượng xây dựng hệ thống cấp điện được trình bày trong bảng sau:

bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp điện

	TT
	Hạng mục

công trình
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Trạm 22/04
	trạm
	87
	tổng công suất 145660KVA, trong đó có 10 trạm thuộc các Dự án thực hiện riêng.

	2
	Tuyến 22KV
	m
	28219
	


4.6.5 Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

1) Tính toán nhu cầu xử lý nước thải, rác thải:
Bảng chỉ tiêu tính toán khối lượng nước thải, rác thải phải xử lý 

	TT
	Loại nhu cầu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Nước thải 
	
	

	1.1
	Nước thải sinh hoạt, công cộng
	
	100% khối lượng nước cấp 

	2
	Rác thải 
	
	

	2.1
	Rác sinh hoạt
	kg/người.ngày đêm
	1,3

	2.2
	Rác công cộng 
	kg/m2sàn.ngày đêm
	0,01

	2.3
	Rác cây xanh, đường
	kg/ha.ngày đêm
	100


Nhu cầu phải xử lý nước thải của khu vực quy hoạch (không kể Dự án CEO và Dự án Trạm dịch vụ dọc đường cao tốc) là 31297m3/ngày. đêm.

Nhu cầu phải thu gom, xử lý rác thải (không kể Dự án CEO) khoảng 183,8 tấn/ngày. đêm.

2) Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước thải là hệ thống riêng, nước thải sau được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại tại từng công trình sẽ được thu gom đổ vào các tuyến cống của đô thị thoát vào trạm xử lý nước thải tại phía Đông của khu vực quy hoạch, cạnh tuyến đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình với công suất dự kiến khoảng 35.000m3/ngày đêm.

- Hệ thống thoát nước thải tại khu vực lập quy hoạch được khớp nối với các hệ thống thoát nước thải tại các dự án đã và đang triển khai xây dựng 

- Trong các khu vực làng xóm, tại các đường ngõ xóm, các tuyến nước thải bố trí chung với hệ thống thoát nước mưa và được thiết kế cụ thể trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

3) Giải pháp thiết kế: 

- Trạm xử lý nước thải có quy mô khoảng 3,14 ha, bố trí tại ô đất HTKT5
- Nước thải trong các ô đất được thu gom vào các tuyến cống D300-400, rãnh H300x B300 đổ vào các tuyến cống D500-800 trên các trục đường chính đến trạm xử lý nước thải.

- Xây dựng 5 trạm bơm chuyển bậc. Công suất trạm bơm được xác định trên cơ sở tính toán nhu cầu thu gom nước thải của khu vực có liên quan. 
- Nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn cho phép mới được xả vào hệ thống thoát nước mưa hoặc tái sử dụng để tưới cây. Tại cửa xả của trạm xử lý nước thải sẽ thiết lập một trạm quan trắc về môi trường. 

- Rác thải được thu gom, phân loại và vận chuyển đến trạm trung chuyển bố trí tại khu vực trạm xử lý nước thải, để chuyển đến nơi xử lý rác thải chung của thành phố.  Rác thải độc hại bệnh viện được thu gom riêng, xử lý theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.

- Các nghĩa địa, nghĩa trang hiện tại được bố trí thành đất cây xanh. Về lâu dài cần được di chuyển vào nghĩa trang chung của thành phố.
Các thông số kỹ thuật chính của các tuyến cống và rãnh thu nước bẩn như đường kính, độ dốc dọc, chiều dài, cao độ nền và cao độ đáy cống, vị trí đấu nối tạm thời vào tuyến cống thoát nước mưa được trình bày trong bản vẽ QH - 05D.

Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải

	TT
	Loại
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Ghi chú

	1
	Đư​​ờng cống thoát nước thải
	m
	39213
	 

	 
	D 300
	
	32263
	 

	 
	D400
	
	1520
	 

	 
	D500
	
	1354
	 

	 
	D600
	
	1370
	 

	 
	D700
	
	1518
	 

	 
	D800
	
	178
	 

	
	B:300xH:300
	
	1010
	

	2
	Giếng thăm thoát nư​ớc thải
	Giếng
	980
	 

	3
	Trạm bơm chuyển bậc
	m3/ngày đêm 
	 
	 

	 
	TB1
	
	7500
	 

	 
	TB2
	
	16600
	 

	 
	TB3
	
	6100
	 

	
	TB4
	
	3700
	

	
	TB5
	
	1100
	

	4
	Nhà máy xử lý n​​ước thải
	m3/ngày đêm
	35000
	Diện tích 3,14ha, bố trí tại ô đất HTKT5

	5
	Bãi thu gom rác thải
	T/ ngày đêm
	183,8 
	Bố trí trong khu vực trạm XLNT


4.6.6 Đánh giá môi trường chiến lược 

1) Hiện trạng môi trường khu vực lập quy hoạch

Việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại khu vực, sẽ làm thay đổi hoàn toàn tính chất sử dụng đất hiện nay. Đây là yếu tố đáng kể nhất gây ảnh hưởng đến điều kiện môi trường xã hội và sinh thái. Do vậy việc xem xét tác động của đồ án tới môi trường trong khu vực là cần thiết nhằm có thể dự báo và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đó tới môi trường.

a)Hiện trạng môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí:

Về cơ bản môi trường chung của khu vực chia thành hai phần rõ rệt:

- Môi trường của các khu vực dân cư (chiếm khoảng 12% diện tích khu vực lập quy hoạch) đang trong quá trình đô thị hoá. Mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng lên, trước hết: ¤ nhiễm môi trường đất và nước, do hệ thống thoát nước thải chưa được xây dựng và việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt chưa triệt để.

- Môi trường của khu vực đất nông nghiệp: ô nhiễm môi trường ở mức độ thấp.

b) Hiện trạng môi trường sinh thái: 

- Hệ sinh thái trong khu vực thể hiện trong mối tương quan của là hệ sinh thái: ruộng- vườn- hồ ao và sông Châu.

- Trong khu vực diện tích chiếm tỷ lệ đến 10%, trong đó diện tích ao, hồ, mương khoảng 65,46ha, chiếm tỷ lệ 6,5%. Diện tích mặt nước này đóng một vai trò quan trọng về môi trường sinh thái của khu vực.

c) Hiện trạng môi trường kinh tế - xã hội: 

Trong khu vực lập quy hoạch có dân cư của một phường và 4 xã. Tại đây quá trình đô thị hoá diễn ra còn chậm, nên môi trường xã hội về cơ bản vẫn là môi trường kinh tế - xã hội của khu vực nông nghiệp, nông thôn với các đặc trưng điển hình chung là cơ cấu lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, hệ thống hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn chưa được phát triển.

2) Dự báo và đánh giá tác động môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch:

a) Các tác động trong quá trình xây dựng: 

Việc đầu tư xây dựng dự án thường kéo dài trong nhiều năm. Kinh nghiệm phát triển các khu đô thị trong những năm vừa qua cho thấy ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình xây dựng đến điều kiện môi trường thường xảy ra trong lĩnh vực: ¤ nhiễm môi trường khí do bụi từ việc vận chuyển đất đắp nền tại các công trường xây dựng và do đào bới xây dựng đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

b) Các tác động trong quá trình hoạt động: 

Tác động đến sử dụng đất và điều kiện cảnh quan: Khi đô thị mới được xây dựng, toàn bộ khu vực sẽ trở thành một khu trung tâm đô thị với cảnh quan đặc trưng của các công trình cao tầng, các tuyến giao thông cơ giới và đi bộ, hệ thống công viên. Khu vực sẽ trở nên hấp dẫn và trở thành nơi có giá trị bất động sản cao, thu hút nhiều khách vãng lai. 

Tác động về kinh tế – xã hội và văn hoá: Khi khu đô thị mới được xây dựng không chỉ tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư hiện nay: 

- Các ảnh hưởng tiêu cực: 

. Trước hết là bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của cộng đồng dân cư địa phương cũng như vấn đề an ninh, trật tự sẽ thay đổi hoàn toàn khi có một số lượng lớn người từ nơi khác đến làm việc và sinh sống. Theo quy hoạch Khu đô thị sẽ có khoảng 6 vạn cư dân, như vậy tại đây sẽ có khoảng 4,3 vạn người từ nơi khác chuyển đến làm việc và sinh sống. 

, Toàn bố đất đai canh tác nông nghiệp sẽ chuyển sang đất đô thị, như vậy cần phải dần chuyển đổi khoảng 2500 lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp hoặc dịch vụ. 
. Trong khu vực quy hoạch có một số khu vục nghỉa trang với diện tích khoảng 13,03ha. Đây là nghĩa trang, nghĩa địa lâu đời, việc di chuyển cũng tác động xấu tới  đời sống tinh thần người dân.

, Trong khu vực có rất nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng là di tích lịch sử, văn hoá có giá trị. Vì vậy quá trình đô thị hoá sẽ có tác động nhất định đến môi trường cảnh quan của các công trình này. 

-  Các tác động tích cực: Khu đô thị mới được xây dựng sẽ mang đến nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho người dân địa phương: 

. Khi Khu đô thị được xây dựng tạo ra một động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh, cho thành phố và mang lại nhiều nguồn lợi lâu dài cho người dân địa phương.

. Giá trị bất động sản tăng lên tạo cho người dân một tài sản lớn mà người nông dân lao động nhiều năm cũng không thể có được.

. Theo tính toán sơ bộ, sau khi xây dựng Khu đô thị mới này có thể đạt đến quy mô khoảng 5 triệu m2 sàn làm việc, có thể cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 18-20 vạn lao động dịch vụ. Ngoài ra trong quá trình xây dựng khu vực này cũng thu hút hàng ngàn lao động thời vụ. 

. Khu vực phát triển mới cung cấp không chỉ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ , hiện đại cho người dân mà còn cung cấp nhiều tiện ích công cộng trên hầu hết các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao...và mang đến cho họ lối sống của hiện đại - lối sống đô thị. 

. Khi mở các tuyến đường mới trong các khu vực dân cư hiện có cũng hình thành nên nhiều tuyến phố dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm dịch vụ có thu nhập hấp dẫn cho người dân địa phương.

3) Các vấn đề môi trường đã được giải quyết trong đồ án

- Giữ gìn và tạo lập hệ sinh thái cây xanh, mặt nước cho khu vực, tạo cho Khu đô thị Bắc Châu Giang là một đô thị sinh thái. Diện tích cây xanh sử dụng công cộng từ cấp đơn vị ở trở lên có diện tích khoảng 311,34ha, chiếm 30,80 % diện tích Khu đô thị. Nếu không kể diện tích sông Châu, hồ, bình quân diện tích cây xanh khoảng 37m2/người. Diện tích cây xanh được phân bố đều trong từng khu vực. 

- Hệ thống hồ hiện có được bảo vệ, xây dựng thêm các hồ cảnh quan và điều hoà Diện tích mặt nước hồ chính có diện tích khoảng 47,55ha, chiếm 4,7% diện tích. 

- Hệ thống nước thải được thiết kế tách khỏi hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom hoàn toàn và xử lý theo quy định trước khi xả ra nguồn nước mặt. 
- Bố trí một khu vực tập trung rác thải thu gom tại ô đất HTKT.5 để thuận tiện cho việc vận chuyển đi xử lý tâp trung tại khu xử lý rác thải của thành phố.
- Các đơn vị ở được quy hoạch theo nguyên tắc “ có thể đi bộ được”. Các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở đều có bán kính phù hợp với việc đi bộ, qua đó giảm thiểu việc sử dụng các phương tiên cơ giới, hạn chế đựoc ô nhiễm không khí.
- Tạo lập nhiều không gian cho các hoạt động giao tiếp nhằm kế thừa và phát huy các giá trị của văn hoá cộng đồng, hình thành nên văn hoá mới – văn hoá đô thị.
- Trong khu vực quy hoạch có một số nghĩa trang tập trung của các khu dân cư hiện có. Để tạo điều kiện cho việc dần di dời vào nghĩa trang chung của thành phố, khu vực này trong quy hoạch bố trí là đất cây xanh. 

- Dành quỹ đất để xây dựng một trạm cứu hoả tại ô đất HTKT.4 

4) Các biện pháp quản lý và giám sát môi trường khu vực: 

a) Các biện pháp quản lý và giám sát môi trường khu vực trong quá trình thi công xây dựng: 

- Phải tiến hành đồng bộ giữa xây dựng giao thông và hệ thống HTKT khác, tránh hiện tượng vừa làm đường xong lại đào bới để làm tuyến hạ tầng kỹ thuật khác. Các dự án hạ tầng kỹ thuật phải được tiến hành có trọng điểm theo từng khu vực, tránh làm tràn lan kéo dài thời gian và phải có biện pháp để hạn chế bụi, tiếng ồn khi thi công.

- Các xe chở vật liệu phải được che phủ theo đúng các quy định của Nhà nước. Vật liệu tập kết tại công trường cũng cần phải che phủ để tránh gió cuốn vào không khí. Tuyến đường ra vào khu vực thi công cần được phun nước thường xuyên (đặc biệt là trong những ngày thời tiết hanh khô) để hạn chế tối đa bụi

- Tại các công trường xây dựng trong và giáp các khu vực dân cư hiện có, sử dụng các máy móc thiết bị gây ồn phải giới hạn trong giờ làm việc (6 giờ đến 18 giờ). Xây dựng tường chắn âm cho các thiết bị có độ ồn cao. Phương tiện thi công cần được lựa chọn, tránh sử dụng các thiết bị, máy móc đã quá cũ vì các thiết bị này thường sinh ra nhiều khói thải và gây tiếng ồn lớn.

- Chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị để vận chuyển phế thải xây dựng theo đúng các quy định hiện hành của thành phố . Tuyệt đối không được đổ phế thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Xây dựng và quản lý các công trình phục vụ sinh hoạt cho công nhân xây dựng

b) Các biện pháp quản lý, giám sát môi trường khu vực trong quá trình hoạt động:

-  Môi trường không khí:Xây dựng hệ thống giám sát và quản lý các phương tiện giao thông ra vào khu vực;  Xây dựng đồng bộ hệ thống vận tải công cộng và hệ thống cây xanh trong các công viên, vườn dạo và hệ thống cây xanh trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường.

- Môi trường nước: Việc xây dựng hệ thống thoát nước tại khu vực phát triển mới phải đảm bảo việc vận hành bình thường của hệ thống thoát nước mưa trong các khu vực làng xóm hiện có, chống gây úng lụt cục bộ. Xây dựng hệ thống nước thải để thu gom toàn bộ nước thải trong khu vực. Việc này cần phải làm đồng bộ với việc xây dựng trạm xử lý nước thải và các tuyến cống chính của thành phố.  

-  Thu gom và xử lý rác thải rắn: Rác thải sinh hoạt: được thu gom theo hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị. Tại các khu vực tập trung xây dựng sử dụng các container để thu gom, sau đó được chuyển đi bằng các xe chuyên dụng đến các trạm xử lý rác thải. Trong khu vực quy hoạch có một bệnh viện. Rác thải độc hại bệnh viện được thu gom riêng, xử lý theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.

-  Các biện pháp phòng chống sự cố môi trường:

. Sớm triển khai một đơn vị cứu hoả, dự kiến bố trí tại ô đất bố trí trạm xăng HTKT4.

. Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân dùng chất gây cháy nổ phải tuân theo các quy định về khoảng cách an toàn và có các biện pháp đề phòng khi xảy ra sự cố. 

-  Thiết lập chương trình giám sát chất lượng (monitoring) môi trường

Khu vực quy hoạch sẽ nằm trong chương trình giám sát chất lượng môi trường của thành phố Phủ Lý. Chương trình này sẽ có nhiệm vụ thiết lập một hệ thống trạm monitoring môi trường của toàn khu đô thị; xác định các thành phần môi trường cần giám sát, thiết lập các địa điểm quan trắc theo quy định của Nhà nước. Trên cơ sở các số liệu quan trắc tổng hợp đưa ra các kiến nghị để các cơ quan chức năng Nhà nước can thiệp. 

Xây dựng một điểm quan trắc môi trường tại vị trí cửa xả của trạm xử lý nước thải.
4.7 tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống htkt  

Bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tính toán trên căn cứ:

- Hệ thống giao thông được tính với suất đầu tư bao gồm cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo.

- Suất vốn đầu tư khác được tính toán trên cơ sở Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo văn bản số 1600/BXD-VP, ngày 25/7/2007.

- Các suất đầu tư khác được tính toán trên cơ sở tham khảo các dự án tương tự khác. 

Nhu cầu về tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được cụ thể hoá trong các bước tiếp sau.

Bảng tổng hợp chi phí xd hệ thống hTKT  khu vực qH

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (triệu ®)
	Chi phí (triệu ®)

	1
	Chi phí san nền
	m3
	12273658
	0,05
	613683

	2
	Chi phí xây dựng đ​ường và HTKT theo đ​ường
	m
	 
	 
	1317250

	 
	Đ​​ường có mặt cắt ngang rộng 150m,
	 
	1444
	40
	57.760

	 
	Đư​​ờng có mặt cắt ngang rộng 68m,
	 
	3949
	30
	118.470

	 
	Đư​​ờng có mặt cắt ngang rộng 42m,
	m
	5019
	25
	125.475

	 
	Đường có mặt cắt ngang rộng 22;23;27;32m
	m
	37653
	17
	640.101

	 
	Đường có mặt cắt ngang rộng 17,5;17m
	m
	21587
	12
	259.044

	 
	Bãi đỗ xe
	m2
	145500
	0,8
	116.400

	3
	Thoát n​­íc m­​a
	 
	 
	 
	188.750

	 
	Kênh tiêu
	m
	7395
	5
	36.975

	 
	Chi phí xây dựng hồ 
	m2
	475500
	0,05
	23.775

	 
	Trạm bơm 
	m3/ng.®
	64000
	2
	128.000

	4
	Trạm xử lý n​ước thải
	m3/ng.®
	35000
	6
	210.000

	5
	Trạm biến áp
	KVA
	139122
	1,33
	185.032

	 
	Tổng cộng 
	 
	 
	 
	2.514.715

	 
	Tổng cộng kể cả dự phòng phí 15%
	 
	 
	 
	2.891.922

	 
	Diện tích khu vực lập quy hoạch (không kế diện tích khu vực Dự án riêng và sông Châu)
	 ha
	 
	880,05
	 

	 
	Suất vốn đầu tư​ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung 
	tr®/.ha
	 
	 
	3.286


4.8 đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng  

4.8.1 Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan

Khu vực lập quy hoạch được phân thành các vùng cảnh quan chính để quản lý như sau:

Bảng phân vùng quản lý cảnh quan

	TT
	Vùng cảnh quan
	Tên khu chức năng có liên quan
	Đặc trung cơ bản
	Yêu cầu quản lý cảnh quan

	1
	Khu vực tạo điểm nhấn đô thị

	1.1
	Cụm công trình tại ngã tư giao giữa trục đường QH rộng 1500m và 68m
	TT1-HH,2; 

TT2-HH,1;

TT3-HH,2;

TT4-HH,1;


	Điểm giao không  gian của hai trục đường chính đô thị; Quảng trường – không gian hạt nhân quan trọng nhất của Khu đô thị
	Lấy nút giao thông làm hạt nhân không gian để tổ hợp;  Tạo thành một tổng thể thống nhất về khoảng xây lùi, về hình thái không gian kiến trúc. Cao tầng nhất là công trình tại ô đất TT1-HH,2 và TT2-HH,1;



	1.2
	Cụm công trình tại ngã ba đường 68m và đường 42m

 
	§VO1- HH1; §VO2-HH2; §VO1-CX§VO.1; §VO1-CX§VO.2.
	Đỉểm giao không gian của hai trục đường; Quảng trường – không gian hạt nhân của Khu đô thị
	Tổ hợp hướng về phía công viên;  Tạo thành tổng thể thống nhất về khoảng xây lùi, về hình thái không gian kiến trúc. Kết hợp hài hoà với tổ chức cây xanh, mặt nước. Tại đây thiết kế một công trình tượng đài, nằm tại giao giữa hai trục: đường 68m phía Nam và trục không gian tới công viên lịch sử, văn hoá. 

	1.3
	Cụm công trình tại ngã tư giao giữa đường 68m và đường 42m, 
	§VO4-HH4; §VO5-HH1; §VO6-HH1; CX6; 

	Điểm giao không gian của hai trục đuờng. Quảng trường không gian hạt nhân của Khu đô thị
	Tổ hợp công trình hướng về công viên, được đóng lại bởi công trình nhà triển lãm trung tâm. Tạo thành tổng thể về khoảng xây lùi, về hình thái không gian kiến trúc.

	1.4
	Cụm công trình tại ngã tư giao giữa đường 68m và đưòng liên vùng
	§VO6-HH2; BX1
	Cửa ngõ vào Khu đô thị 
	Lấy nút giao thông làm hạt nhân không gian để tổ hợp . Công trình cao tầng tại ô đất ĐVO6-HH2 phải tạo điểm nhấn về không gian tại cửa ngõ Khu đô thị. 

Công trình bến xe liên tỉnh phải đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực. 

	1.5 
	Cụm công trình kết thúc trục đường 150m
	TT3-HH2; TT4-HH2; CX4-CC§T.1
	Điểm kết thúc của trục không gian chính 150m- quảng trường trước nhà hát
	Tạo không gian đóng – quảng trường nhà hát. Hạn chế giao thông cơ giới đi qua. Tạo các sân rộng cho hoạt động giao tiếp, tổ chức đông người trong ngày lÓ, tết. Công trình nhà văn hoá được thiết kế sang trọng. 

	2
	Tuyến không gian

	2.1
	Dọc theo trục đường 68m
	Tất cả các ô đất hai bên đường 
	Trục không gian cho hoạt động dịch vụ thương mai, văn phòng. 
	Khoảng xây lùi và phần bệ của các công trình cao tầng được tổ chức thống nhất trên toàn tuyến. Phần khối bệ tổ chức không gian dịch vụ thương mai, tầng trên làm văn phòng, tạo thành tuyến phố dịch vụ. Chiều cao của các công trình tạo bóng dáng đô thị trên toàn tuyến có bốn điểm cao tại vị trí giao của đường với tuyến đường 42m, đường 150m và đường liên vùng. Cao nhất là tại điểm giao với đường 150m.

	2.2
	Dọc theo trục đường rộng 150m
	Tất cả các ô đất hai bên trục đưòng
	Trục không gian cho hoạt động dịch vụ văn phòng, thương mại
	Khoảng xây lùi và phần bệ của các công trình cao tầng được tổ chức thống nhất trên toàn tuyến. Dải phân cách của trục đường rộng 96m được tổ chức cây xanh, vòi phun nước, sân là không gian cho hoạt động giao tiếp, tổ chức đông người trong ngày lễ, tết.

	2.4
	Dọc theo đê sông Châu 
	Tất các các ô đất ở dọc theo đường đê sông Châu
	Trục không gian cảnh quan sông Châu
	Các công trình thống nhất về khoảng xây lùi (phù hợp với khoảng cách an toàn bảo vệ đê). Khuyến khích các hoạt động dịch vụ để tạo thành tuyến phố dọc sông sôi động cả về ban đêm, thúc đẩy hoạt động dịch vụ.

	2.5
	Không gian đi bộ kéo dài từ quảng trường ngã ba đến CV triển lãm
	Tắt cả các ô đất hai bên đường
	Trục không gian rộng khoảng 50m cho hoạt động mua bán, giao tiếp
	Không gian đượcgiới hạn chủ yếu từ phần bệ (cửa hàng) của của các công trình cao tầng và các công trình nhà ở thấp tầng dạng liền kề. Tại đây tổ chức các tuyến phố dịch vụ: mua bán, ẩm thực, trao đổi văn hoá...Có thể sử dụng các mái che nhẹ che mưa và nắng dọc theo tuyến không gian. Cần có biện pháp quản lý biển hiệu quảng cáo.

	2.6
	Không gian xanh liên kết các ô đất trong các đơn vị ở
	Tất cả các ô đất hai bên trục không gian
	Trục không gian xanh có chiều rộng khoảng 50m phát triển liên tục, liên kết các ô đất, gắn kết với các công trình di tích
	Đảm bảo tính liên thông về không gian giữa các ô đất. Các tuyến đi bộ trong đơn vị ở tổ chức dọc theo tuyến cây xanh. Tại đây có thể tổ chức các tuyến du lịch - đi bộ thăm quan các công trình di tích lịch sử. 


	3
	Theo các khu chức năng

	3.1
	Khu vực xây dựng các công trình hành chính các cấp 
	
	Công trình cao tầng
	Tập trung quản lý cảnh quan khu vực sân trong của các nhóm nhà, trồng cây xanh 

	3.2
	Khu vực xây dựng các công trình phát triển hỗn hợp 
	
	Công trình cao tầng
	Quản lý khoảng cách xây lùi, chiều cao phần bệ của công trình. Quản lý lối ra vào của tầng hầm chứa ô tô. 

	3.2
	Khu vực xây dựng chung cư 
	
	Công trình cao tầng
	Tập trung quản lý cảnh quan khu vực sân trong của các nhóm nhà, trồng cây xanh và bố trí sân chơi cho trẻ em và sân nghỉ ngơi cho người già

	3.2
	Khu vực xây dựng biệt thự, nhà ở có vườn
	
	Bố trí ven các khu dân cư hiện có
	Hoà nhập với cảnh quan của khu vực làng xóm.

	3.3
	Khu vực làng xóm, ở tập thể hiện có, đất xen kẹt
	
	Trong quá trình chuyển đổi từ không gian làng xã sang phường. 
	Chuyển hoá theo hướng biệt thự, nhà ở có vườn. Tận dụng các quỹ đất nhỏ lẻ, xen kẹt để tăng cường diện tích cây xanh.

	3.4
	Khu vực xây dựng công trình giáo dục phổ thông, nhà UBND, trạm y tế
	
	Công trình thấp tầng, bố trí xen kẽ với các khu vực làng xóm
	Mật độ xây dựng thấp. Các trường học xây dựng cạnh các trục đường lớn phải có khoảng cách cách ly tiếng ồn.

	3.5
	Khu vực xây dựng các công trình chợ, trung tâm thương mại
	
	Công trình thấp tầng, tập trung đông người
	Kiểm soát lối ra vào đẻ tránh ảnh hưởng về giao thông với các khu vực lân cận. 

	3.6
	Khu vực công viên, vườn dạo
	Các ô đất cây xanh sử dụng công cộng
	Tổ hợp theo nguyên tắc công viên 
	Phù hợp với việc quản lý cảnh quan công viên. Các công trình XD thấp tầng, mật độ thấp.  Không xây dựng công trình ngăn cản tầm nhìn ra công viên.

Công viên trung tâm (CX4) sẽ có quy định riêng về quản lý kiến trúc cảnh quan. 

	3.7
	Khu vực công trình tôn giáo, tín ngưỡng
	DT
	Tổ hợp công trình và sân vườn
	Các công trình được bảo tồn, tôn tạo theo Quy định về bảo vệ di tích và Pháp lệnh bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. 

	3.8
	Khu vực bệnh viên
	§VO2-BV
	Tổ hợp công trình và sân vườn
	Công trình có hành lang cây xanh cách ly.

	3.9
	Khu vực trường đào tạo
	ĐVO2-CĐ1 và 2
	Tổ hợp công trình
	Mật độ xây dựng thấp, dành đất trồng cây xanh; không sử dụng hàng rào đặc bao quanh ô đất.

	3.10
	Khu vực các công trình đầu mối HTKT, môi trường
	Tuyến mương thoát nước; Trạm bơm; Trạm xử lý nước thải;
Trạm xăng dầu
	Các công trình thấp tầng
	Trồng cây xanh hai bên mương; Trạm xử lý nước thải, thu gom rác: Trồng cây xanh cách ly, che chắn tầm nhìn; Trạm xăng dầu đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn tới khu dân cư


4.8.2 Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định phù hợp với quy hoạch và tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.

Chỉ giới đường đỏ trong khu vực - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường. 

Chỉ giới xây dựng – Khoảng xây lùi được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn:
- Đối với các ô đất bố trí cạnh đường chính đô thị có mặt cắt ngang rộng 150m, 68m: khoảng xây lùi 20m;

- Đối với các ô đất bố trí cạnh đường liên khu vực và đường chính khu vực có mặt cắt ngang rộng 42m,32m:  khoảng xây lùi 10m;

- Đối với các ô đất bố trí cạnh tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 27m, 23m, 22m, 17,5 m: Khoảng xây lùi 6m;

- Đối với các ô đất bố trí cạnh tuyến đường đê sông Châu có mặt cắt ngang rộng 17 m: Khoảng xây lùi  8m;

Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây lùi được trình bày trong bản vẽ quy hoạch QH -05A.

5 kết luận và kiến nghi.

Trên đây là những nội dung chính của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị Bắc Châu Giang, tỉnh Hà Nam.

Kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam xem xét, phê duyệt làm cơ sở nghiên cứu cho việc triển khai các quy hoạch chi tiết,  lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai các công việc tiếp theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
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21.2
Cơ sở thiết kế quy hoạch
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595.8.2
Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật


596
Kết luận và kiến nghi.
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